Trần Hữu Bình

Chương I 

Cơ sở lý luận của đề tài

I.1. Sự cần thiết của đề tài và hướng giải quyết của đồ án

I.1.1. Sự cần thiết và giới hạn của đề tài 

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với tốc độ biến động chóng mặt và đầy những yếu tố rủi ro, các nhà quản lý doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng khi ra quyết định. Bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến doanh nghiệp phải trả một giá rất đắt. Vậy các nhà quản lý phải dựa vào đâu để ra quyết định phù hợp nhất. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải thu thập và xử lý những thông tin hiện có để dự kiến những xu hướng biến động trong tương lai. Một trong các công cụ để có được kết quả đó chính là dự báo trên cơ sở các phân tích định tính và các mô hình toán học.

Dự báo là công cụ trợ giúp đắc lực để ra quyết định và lập kế hoạch trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, một mặt hoạt động có nhiều rủi ro mà không thể thiếu dự báo đó hoạt động tài chính. Dự báo tài chính là công cụ rất hữu ích cho các nhà quản lý đưa ra những quyết định tài chính như: huy động vốn, đầu tư tài sản, điều chỉnh lưu lượng tiền mặt, ... 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường Công ty Vật liệu và Công nghệ muốn cạnh tranh và đứng vững, Công ty cũng cần phải có những quyết định phù hợp kịp thời để nắm bắt thời cơ và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, đặc biệt là trong quản lý tài chính. Trong những năm gần đây hoạt động của Công ty có nhiều biến động và không ổn định do đặc điểm sản xuất kinh doanh nhiều nghành nghề và không có sản phẩm truyền thống. Điều đó cũng dẫn đến những rủi ro trong hoạt động tài chính của Công ty. Với lý do đó em xin chọn đề tài “Dự kiến ngân quỹ và dự báo tình hình tài chính của Công ty Vật liệu và Công nghệ năm 2003”.

Giới hạn của đề tài là tiến hành dự báo ngân quỹ, huy động ngân quỹ và dự báo tình hình tài chính của công ty trong năm tới qua phân tích các báo cáo tài chính dự kiến. Các dự báo ở đây chỉ tiến hành cho 1 năm tới đây, tức là trong phạm vi trung hạn và ngắn hạn.

I.1.2. Hướng giải quyết của đồ án

Với mục tiêu nhằm dự báo trước xu hướng biến động về tình hình tài chính trong kỳ tới của Công ty thông qua dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm dự kiến, các bước thực hiện của đồ án như sau:

· Phân tích sơ lược và đánh giá thực trạng tài chính của Công ty ở hiện tại  và làm cơ sở so sánh để đánh giá tình hình tài chính dự báo.

· Thực hiện dự báo doanh thu của Công ty trong năm tới phục vụ cho dự kiến kế hoạch kinh doanh.

· Lập kế hoạch kinh doanh dự kiến trên cơ sở doanh thu đã dự báo và nhịp tiêu thụ bình quân các tháng. Điều chỉnh và huy động ngân quỹ sản xuất kinh doanh dự kiến của Công ty.

· Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán kỳ tới theo kế hoạch kinh doanh đã dự kiến.

· Đánh giá tình hình tài chính dự kiến của Công ty qua phân tích 2 báo cáo tài chính dự kiến đã lập.

I.2. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

I.2.1. Báo cáo tài chính và ý nghĩa của báo cáo tài chính

I.2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính là hình ảnh tổng quát, toàn diện nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh, ... của doanh nghiệp trong quá khứ.

Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh tài chính. Trong đó, thường được quan tâm và sử dụng nhiều nhất là bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

· Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là bản báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách tổng quát toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp theo hai góc độ là tài sản và nguồn hình thành tài sản tại thời điểm lập báo cáo. Do đó, kết cấu của bảng cân đối kế toán gồm hai phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. 

Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp. Về mặt kinh tế, đây là phần phản ánh quy mô và kết cấu của các loại tài sản dưới hình thái vật chất (tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu, tài sản cố định). Về mặt pháp lý, số liệu ở phần này phản ánh số tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Phần nguồn vốn: phản ánh các nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp. Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu ở phần này phản ánh quy mô và kết cấu của các nguồn vốn đã được doanh nghiệp đầu tư và huy động vào sản xuất kinh doanh (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu). Còn về mặt pháp lý, các chỉ tiêu này phản ánh trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn cho doanh nghiệp (nhà nước, các cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, người lao động ...).

Bảng cân đối kế toán tuân thủ nguyên tắc cân đối (tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn) và trình tự sắp xếp các khoản mục là giảm dần theo khả năng thanh khoản (độ hoá lỏng) bên tài sản và giảm dần của kỳ hạn thanh toán (tính cấp thiết phải hoàn trả) bên nguồn vốn.

· Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là bản báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tóm lược tình hình doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho biết phương thức kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng các tiềm năng vốn, kỹ thuật, lao động vào sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, cho biết doanh nghiệp có tạo ra lợi nhuận hay bị lỗ vốn.

I.2.1.2. ý nghĩa của báo cáo tài chính

Đối với các chủ thể bên ngoài doanh nghiệp: các nhà đầu tư, các cổ đông, ngân hàng, các nhà cung cấp, cán bộ công nhân viên, ...  báo cáo tài chính là nguồn cung cấp thông tin cần thiết để phân tích và ra quyết định đầu tư, cho vay, cho nợ, ... ở hiện tại và trong tương lai.

Đối với doanh nghiệp, các báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng về các mặt sau:

Đó là nguồn cung cấp thông tin quan trọng để phân tích tổng hợp tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp. 

Đó cũng là nguồn thông tin thường xuyên để giám sát, kiểm tra tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

Quan trọng hơn hết, các báo cáo tài chính còn cung cấp những cơ sở số liệu đầy đủ và hệ thống để doanh nghiệp phân tích và thấy được được xu hướng phát triển, tiềm năng và những hạn chế về kinh tế – tài chính của mình giúp cho việc dự báo và lập kế hoạch tài chính trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

I.2.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nhằm đánh giá thực trạng, khả năng, tiềm lực của doanh nghiệp; thấy được điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của nó. Để từ đó giúp những người quan tâm có quyết định tài chính đúng đắn đối với doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả những người có liên quan hoặc quan tâm tới Công ty. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào vị trí của mỗi người mà có mục đích và có ý nghĩa cụ thể khác nhau:

Đối với nhà quản trị và các chủ doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận cũng như giá trị của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các mục tiêu khác như tạo uy tín trên thị trường, phúc lợi xã hội, .... Do đó mục tiêu của họ là cần quyết định đầu tư, tài trợ như thế nào. Cho nên phân tích báo cáo tài chính giúp họ đánh giá, kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp để có quyết định đầu tư kinh doanh, lựa chọn tài trợ đúng đắn.

Đối với ngân hàng và những người cho vay tín dụng, vấn đề quan tâm chủ yếu là rủi ro cho nên họ chú trọng tới xem xét khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính là cách để họ có được thông tin này.

Đối với các nhà cung cấp, nhờ phân tích báo cáo tài chính, họ sẽ đánh giá được khả năng thanh toán của doanh nghiệp để có chính sách bán chịu, cho trả chậm phù hợp.

Đối với các nhà đầu tư, họ quan tâm tới tính an toàn và hiệu quả khi đầu tư vào doanh nghiệp cho nên họ cần phân tích báo cáo tài chính để biết khả năng thanh toán nợ và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

I.2.3. Nguyên tắc chuyển bảng cân đối kế toán thành bảng cân đối tài chính

Bảng cân đối kế toán là nguồn số liệu khá chi tiết về tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phân tích và đánh giá một cách chân thực trạng thái tài chính của doanh nghiệp cần thiết phải cấu trúc lại bảng cân đối kế toán: chuyển về dạng những khối lớn và có một số những điều chỉnh nhất định ở một số khoản mục. Bảng đã điều chỉnh này gọi là bảng cân đối tài chính.

Các điểu chỉnh bảng cân đối kế toán thành bảng cân đối tài chính được liệt kê trong bảng sau:

Bảng I.1: Nguyên tắc điều chỉnh bảng cân đối kế toán thành bảng cân đối tài chính.
	STT
	Điều chỉnh
	Bên Tài sản
	Bên Nguồn vốn

	1
	Loại bỏ
	· TSCĐ vô hình: các chi phí phân bổ cho nhiều niên độ (chi phí thành lập, chi phí nghiên cứu và triển khai).

· Đầu tư tài chính dài hạn: thưởng thanh toán của trài phiếu (nếu có).

· Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

· Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn.
	Nguồn vốn chủ sở hữu: giảm tương ứng với tổng giá trị tài sản loại bỏ.

	2
	Bổ sung
	Phải thu của khách hàng: thêm hạn mức tín dụng.
	Vay ngắn hạn: thêm hạn mức tín dụng.

	3
	Bóc tách
	TSCĐ thuê tài chính.
	· Nợ dài hạn đến hạn trả: tăng thêm khoản ứng với số tiền thuê phải trả.

· Nợ dài hạn: giảm đi khoản ứng với số tiền thuê phải trả.

	4
	Sắp xếp lại
	· TSCĐ: chuyển các tài TSCĐ có thời gian sử dụng còn lại dưới 1 năm lên phần TSLĐ.

· TSLĐ: chuyển các TSLĐ ở dạng dự trữ bảo hiểm.
	

	5
	Xử ký khác
	Khấu hao và các khoản dự phòng: loại bỏ khấu hao và các khoản dự phòng (ghi âm).
	· Nguồn vốn chủ sở hữu: ghi tăng ứng với giá trị khấu hao bị loại bỏ.

· Nợ ngắn hạn: ghi tăng ứng với giá trị dự phòng bị loại bỏ.


I.2.4. Các tỷ số tài chính cơ bản

Có nhiều phương pháp phân tích báo cáo tài chính: phương pháp so sánh, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp cân đối, phương pháp phân tích tỷ số ... Trong đó, cơ bản nhất và thường được sử dụng nhiều nhất là phương pháp phân tích tỷ số. 

Phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp cho biết mối quan hệ giữa các khoản mục trong báo cáo tài chính và cho phép so sánh kỳ hiện tại với các kỳ trước hoặc với các giá trị trung bình nghành để có kết luận khá chính xác về tình hình tài chính (trạng thái tài chính) của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Để việc phân tích hệ số thực sự có ý nghĩa, khi phân tích cần thiết phải đặt các tỷ số trong mối liên hệ với nhau.

I.2.4.1. Các tỷ số thời điểm

Các tỷ số thời điểm là các tỷ số đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính (thường là cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm).

a) Các tỷ số về kết cấu tài sản và nguồn vốn

· Kết cấu tài sản:

· Tỷ trọng TSCĐ hữu hình (Hệ số đầu tư)
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Hệ số này cao phản ánh mức độ quan trọng của TSCĐ trong tổng tài sản của doanh nghiệp, phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh cũng như xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ số này càng cao thì tốc độ thu hồi vốn của doanh nghiệp càng chậm.

· Tỷ trọng đầu tư tài chính dài hạn

[image: image10.emf]12


75


,


0


593


,


805


,


17


2000


2


Co


NQtk


Ct


*


2


*


NOat


´


´


´


=


´


=




12 75 , 0

593 , 805 , 17 2000 2

Co

NQtk Ct * 2

* NOat



 








Hệ số này thể hiện mức độ đầu tư dài hạn của doanh nghiệp ra bên ngoài  (góp vốn liên doanh, đầu tư qua thị trường chứng khoán). Hệ số này thường lớn đối với các doanh nghiệp lớn (các tập đoàn công nghiệp).

· Tỷ trọng hàng tồn kho
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Hệ số T3 thể hiện tỷ trọng hàng tồn kho (hàng mua trên đường, nguyên vật liệu tồn kho, sản phẩm dở dang và thành phẩm, hàng hoá trong kho). Hệ số này phụ thuộc vào ràng buộc kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp (ràng buộc đặc điểm dây truyền chế biến, đặc điểm sản phẩm) và phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ.

· Tỷ trọng các khoản phải thu (Hệ số kiểm soát hàng tiền)
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Hệ số này thể hiện chính sách thương mại của doanh nghiệp, nó cho biết với chính sách thương mại hiện nay doanh nghiệp có bị chiếm dụng vốn nhiều hay không. Nếu chỉ số này quá cao thì doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn quá nhiều, các nhà quản lý cần có các biện pháp tăng cường thu hồi nợ để đảm bảo khả năng thanh toán.

· Tỷ trọng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn


Hệ số này phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Hệ số này cao thể hiện doanh nghiệp có tính linh hoạt cao trong thanh toán nhưng nếu quá cao thì doanh nghiệp đang bị ứ đọng vốn bằng tiền và gây lãng phí do tiền không được đưa vào sản xuất kinh doanh để sinh lợi.

· Kết cấu nguồn vốn:
· Độ ổn định của nguồn tài trợ


và V2 = 1 - V1;

Trong đó: Vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn.

Hai hệ số này thể hiện tỷ trọng nguồn ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Nếu hệ số V1 quá thấp (V2 quá cao) thì tài sản của doanh nghiệp được đầu tư chủ yếu bằng nguồn ngắn hạn. Điều này có thể khiến doanh nghiệp mất cân bằng tài chính (không an toàn) nếu tỷ trọng tài TSCĐ quá lớn (T1 quá lớn).

· Độ tự chủ tài chính tổng quát


và V4 = 1 - V3; 

V3 là hệ số tự tài trợ, thể hiện độ tự chủ về vốn của doanh nghiệp. Hệ số này cao chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, do đó có tính độc lập cao, không bị ràng buộc và sức ép của các khoản nợ. Tuy nhiên nếu hệ số này nhỏ (hệ số nợ V4 lớn) thì doanh nghiệp lại có lợi vì doanh nghiệp đã chiếm dụng được nhiều vốn bên ngoài để đầu tư vào tài sản hiện tại, lượng vốn tự bỏ ra nhỏ. Hơn nữa, nếu trong nợ có nhiều khoản vay thì doanh nghiệp lại được giảm thuế do lãi vay.

· Độ tự chủ tài chính dài hạn


và V6 = 1-V5;

Hai hệ số này thể hiện mức độ tự chủ về vốn đầu tư cho các hoạt động dài hạn của doanh nghiệp. Nếu V5 lớn thì doanh nghiệp có khả năng tự chủ cao, tuy nhiên nếu V5 quá lớn (V6 quá nhỏ) lại làm doanh nghiệp không tận dụng được lợi về thuế khi sử dụng vốn vay. Hơn nữa, nếu V6 lớn (V5 nhỏ) thì hệ số V7 = V6/V5 (hệ số đòn bẩy tài chính) lớn sẽ “khuếch đại” hiệu quả tài chính của doanh nghiệp (tăng khả năng sinh lợi cho chủ sở hữu, tăng ROE) nếu hoạt động có hiệu quả.

b) Các tỷ số đánh giá khả năng thanh toán

· Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh nợ ngắn hạn thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động hiện có của doanh nghiệp với nợ ngắn hạn. Hệ số này càng cao thì doanh nghiệp càng có khả năng thanh toán cao. Tuy nhiên, nếu quá cao thì cũng không tốt vì khi đó có một phần tài sản lưu động được tồn trữ quá đáng, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Thông thường hệ số này lớn hơn 1 thì doanh nghiệp có khả năng thanh toán (tốt nhất là bằng 2, mức này được đa số chủ nợ chấp nhận khi cho vay). Tuy nhiên khi lớn hơn 1, nhưng hàng tồn kho nhiều mà thời gian chuyển hàng tồn kho thành tiền quá dài (loại hàng khó bán) thì doanh nghiệp vẫn có khó khăn trong thanh toán.

· Hệ số khả năng thanh toán nhanh


Hệ số khả năng thanh toán nhanh chặt chẽ hơn hệ số khả năng thanh toán tổng quát. Hệ số này lớn hơn hoặc bằng 1 thì đảm bảo chắc chắn doanh nghiệp có khả năng thanh toán. Khi nhỏ hơn 1 một chút, doanh nghiệp vẫn có thể thanh toán nợ nếu có các loại hàng hoá dễ bán. Tuy nhiên nếu quá (nhỏ hơn 0.5) thì có thể khẳng định doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thanh toán.

· Hệ số khả năng thanh toán tức thời

Hệ số này thể hiện khả năng doanh nghiệp có thể trả nợ ngắn hạn (đến hạn hoặc quá hạn) ngay khi cần thiết, không phải mất thời gian bán vật tư, hàng hoá hay phải thu các khoản nợ để trả nợ. Hệ số thanh toán tức thời > 0.5 thì mới đảm bảo, < 0.5 thì doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ đến hạn. Tuy nhiên, nếu quá cao thì cũng không tốt do có một lượng tiền không tham gia quay vòng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.


· Hệ số công nợ

Hệ số này lớn hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn nhiều hơn là chiếm dụng được. Ngược lại, hệ số này quá nhỏ thể hiện doanh nghiệp đang chiếm dụng quá nhiều vốn bên ngoài. Hệ số này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt vì nó thể hiện một trạng thái tài chính không lành mạnh.
I.2.4.2. Các tỷ số thời kỳ

Các tỷ số thời kỳ phản ánh tình hình tài chính, khả năng tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ. Các chỉ tiêu này được tính có liên quan đến bảng báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ. Đối với các khoản mục tính toán được lấy trong bảng cân đối tài chính, phải lấy giá trị trung bình của các tháng hoặc lấy bình quân đầu kỳ và cuối kỳ.

a) Các tỷ số đánh giá khả năng hoạt động


· Số vòng quay vốn lưu động

Số vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng. Nghĩa là đầu từ bình quân 1 đồng vốn lưu động sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.


· Số ngày một vòng quay vốn lưu động

Số ngày một vòng quay vốn lưu động phản ánh trung bình một vòng quay hết bao nhiêu ngày.

Số vòng quay vốn lưu động càng lớn (số ngày 1 vòng quay vốn lưu động càng nhỏ) càng thể hiện doanh nghiệp sử dụng TSLĐ có hiệu quả.

· Số vòng quay hàng tồn kho

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. 


· Số ngày một vòng quay hàng tồn kho

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho phản ánh trung bình hàng tồn kho quay một vòng hết mấy ngày.

 Số vòng quay hàng tồn kho càng cao (số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho càng nhỏ) thì việc kinh doanh được đánh giá càng tốt, bởi lẽ doanh nghiệp chỉ đầu tư cho hàng hoá tồn kho thấp nhưng vẫn đạt được doanh số cao. Tuy nhiên hai hệ số này bị giới hạn bởi thời gian chế biến thiết kế của dây truyền sản xuất và thời gian lưu kho quy định (đối với một số loại hàng).

· Số vòng quay các khoản phải thu

Số vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp (hay tốc độ thu hồi khoản phải thu). 


· Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày trung bình cần thiết để thu được các khoản phải thu (số ngày của một vòng quay các khoản phải thu). 

Số vòng quay càng lớn (tức kỳ thu tiền bình quân càng ngắn), chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thu hồi nhanh các khoản phải thu và ngược lại. Mặt khác, nếu quá lớn thể hiện chính sách bán hàng của doanh nghiệp cứng nhắc, chưa khuyến khích được khách hàng do đó có thể gây khó khăn cho cạnh tranh và mở rộng thị trường. Tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của Công ty mà xác định mức hệ số này hợp lý.


· Số vòng luân chuyển các khoản phải trả


· Thời hạn luân chuyển các khoản phải trả


· Hiệu quả sử dụng tổng tài sản

Tỷ số này phản ánh khả năng doanh nghiệp sử dụng tài sản vào sản xuất kinh doanh để tạo ra doanh thu. Tỷ số này càng lớn cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.


· Hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Tỷ số này cho biết bình quân cứ 1 đồng đầu từ vào tài sản cố định thì doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Đây là tỷ số phản ánh khả năng sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp để tạo ra doanh thu. Tức là, tính hiệu quả trong sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp.

b) Các tỷ số về khả năng sinh lời


· Tỷ suất doanh lợi doanh thu

Chỉ tiêu này phản ánh trong một trăm đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận.

· Tỷ suất thu hồi tổng tài sản (ROA)

Tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi của một trăm đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

· Tỷ suất thu hồi vốn cổ phần (ROE)

Tỷ số này đánh giá mức độ tạo lợi nhuận cho các chủ sở hữu khi góp vốn đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp. Đây là tỷ số rất được các nhà đầu tư quan tâm vì nó thể hiện khả năng thu nhập mà họ sẽ có được nếu đầu tư vào doanh nghiệp.

Các đẳng thức DUPONT:



Các đẳng thức DUPONT cho biết các yếu tố tác động đến ROE và ROA, từ đó có biện pháp điều chỉnh thích hợp để tăng ROE: tăng doanh thu và giảm tương đối chi phí (tăng lợi nhuận biên), tăng vòng quay tài sản (tăng hiệu quả sử dụng tài sản) hoặc thay đổi cơ cấu vốn (tỉ lệ nợ vay và vốn chủ sở hữu). 

Đẳng thức DUPONT cũng cho biết tác động của đòn bẩy tài chính (FL) đến khả năng sinh lợi cho chủ sở hữu (ROE). 

Khi doanh nghiệp làm ăn có lãi (lợi nhuận sau thuế và lãi vay >0) thì đòn bẩy tài chính sẽ “khuếch đại” khả năng lợi nhuận của chủ sở hữu nhưng ngược lại khi doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả (bị lỗ) thì đòn bẩy tài chính sẽ làm giảm mạnh hơn sức sinh lợi của chủ sở hữu.

I.2.4.3. Hiệu ứng đòn bẩy tài chính

· Mức sinh lợi kinh tế (hiệu quả kinh tế) :  

     Trong đó:   LT (lãi thuần) = Lãi trước lãi vay và thuế

                             TSh (tài sản huy động) = TSCĐ + VLC  = VC + Nd

                             VLC (vốn luân chuyển) = TSLĐ - Nn = VC + Nd - TSCĐ


                   Nn, Nd là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

· Mức sinh lợi tài chính (hiệu quả tài chính, ROE):

     Trong đó:  LN = Lãi sau khi trả lãi vay và thuế

                             VC = Vốn chủ sở hữu

· Hệ số đòn bẩy tài chính:

· Ta có công thức: rTC = [rE + (rE - i) (] ( (1 - t%) = rE* + (rE* - i*)(
· Khi rE > i: lợi nhuận tài chính (rTC) của doanh nghiệp sẽ được “khuếch đại” với hệ số đòn bẩy (.

· Khi rE = i: rTC không phụ thuộc vào hệ số đòn bẩy (.

· Khi rE < i: rTC sẽ bị “thu nhỏ” với hệ số đòn bẩy (.

I.3. Dự  báo tài chính

I.3.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của dự báo, dự báo tài chính

I.3.1.1. Khái niệm dự báo, dự báo tài chính

Dự báo là khoa học, nghệ thuật tiên đoán các sự việc xảy ra trong tương lai dựa trên các thông tin định hướng và những dữ liệu quá khứ. Để dự báo có thể dùng phương pháp phân tích, phán đoán định tính hoặc dựa trên một số mô hình toán học thống kê, hoặc kết hợp cả hai.

Dựa vào thời gian dự báo xa hay gần (tầm dự báo), dự báo được chia thành 3 loại:

· Dự báo dài hạn là những dự báo có tầm dự báo trên 5 năm, được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp (cải tạo mở rộng xí nghiệp, đổi mới công nghệ, chiến lược sản xuất sản phẩm mới ...), nó quyết định tương lai của doanh nghiệp, là cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư làm thay đổi năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 

· Dự báo trung hạn là những dự báo có tầm dự báo từ 2 đến 5 năm, thường được sử dụng để đưa ra các quyết định có tính chất khai thác năng lực như lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc dự trữ nguyên vật liệu. Mục đích là khai thác tốt nhất năng lực sẵn có của doanh nghiệp trên cơ sở thoả mãn nhu cầu sản phẩm trên thị trường. Kết quả dự báo trung hạn không bao giờ được sử dụng để thay đổi năng lực sản xuất của doanh nghiệp như lắp thêm dây truyền sản xuất mới.

· Dự báo ngắn hạn là những dự báo có tầm dự báo là một tháng, một quý đến 1 hoặc 2 năm được tiến hành nhằm phục vụ công tác tổ chức sản xuất, quản lý tác nghiệp quá trình sản xuất và huy động các nguồn lực trong sản xuất (máy móc, vốn, con người, kho tàng, nhà xưởng...) của doanh nghiệp.

Thời gian dự báo càng dài (tầm dự báo càng xa) thì độ chính xác dự báo càng có khuynh hướng giảm đi do có nhiều nhân tố tác động đến kết quả dự báo hơn. Do vậy, cần phải thường xuyên cập nhật và hoàn thiện các phương pháp dự báo.

Dự báo tài chính là công tác dự báo trạng thái tài chính của doanh nghiệp trong tương lai nhằm đáp ứng một nhu cầu nào đó của nhà quản lý và chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

I.3.1.2. Mục đích và ý nghĩa của dự báo, dự báo tài chính

Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, hàng ngày các nhà quản lý doanh nghiệp phải ra những quyết định không chắc chắn: phải dự trữ hàng bao nhiêu ?, có nên mua thiết bị mới ?, có nên tung ra thị trường sản phẩm mới ? sản xuất bao nhiêu sản phẩm trong kỳ tới ? hay cần dự trữ bao nhiêu tiền mặt cho hoạt động ? cần bổ sung bao nhiêu vốn ?. Đối với những quyết định như vậy, nhà quản lý phải ước đoán tốt nhất những gì sẽ xảy ra để từ đó phân tích và ra quyết định. Như vậy, mục tiêu của dự báo là ước đoán một cách tốt nhất những gì sẽ xảy ra để hỗ trợ cho nhà quản lý ra quyết định phù hợp và kịp thời nhất.

Với mục tiêu này, dự báo đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tương lai, điều đó được thể hiện qua những mặt sau: 

Nhờ dự báo tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, các nhà quản lý sẽ dự tính trước được những thay đổi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu để ứng phó và giảm thấp nhất những sai xót. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể hạn chế được rủi ro.

Dự báo có thể giúp doanh nghiệp phát hiện sớm những cơ hội kinh doanh mới. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ nắm được thời cơ, kịp thời có chiến lược đầu tư kinh doanh đúng đắn. Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn trong cạnh tranh.

Hay gần hơn, dự báo sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh cho kỳ tiếp theo như: dự trữ vật tư, hàng hoá, lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dự thảo ngân sách và huy động các nguồn lực.

Về mặt tài chính, dự báo tài chính sẽ giúp nhà quản lý dự đoán nhu cầu vốn thiết yếu cho doanh nghiệp trong tương lai, từ đó dự tính trước kế hoạch huy động để đáp ứng nhu cầu vốn đó. Dự báo tài chính còn giúp dự kiến trước trạng thái tài chính của doanh nghiệp dựa trên các số liệu quá khứ, thông tin định hướng và các hoạt động hiện tại để từ đó nhà quản lý phát hiện điểm yếu, điểm mạnh trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp và và dự kiến trước những biện pháp điều chỉnh phù hợp và kịp thời để cải thiện vị thế tài chính của mình.

Vậy, dự báo là một công cụ không thể thiếu trong hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh nói chung và hoạch định kế hoạch tài chính nói riêng. Có thể nói dự báo là vũ khí quan trọng trong việc ra quyết định chiến lược cũng như chiến thuật trong kinh doanh.

I.3.2. Các phương pháp dự báo

I.3.2.1. Các phương pháp dự báo định tính

a) Phương pháp nghiên cứu thị trường

Phương pháp này dựa trên các số liệu và thông tin về nhu cầu khách hàng hiện tại và tiềm năng thu được bằng các hoạt động khảo sát thị trường như: đưa ra bảng câu hỏi, phỏng vấn khách hàng, thực nghiệm thị trường hoặc từ các kết quả cung cấp của lực lượng bán hàng. Phương pháp này không những giúp dự báo nhu cầu mà còn cung cấp các thông tin góp ý của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, ... giúp cho việc xây dựng các chiến lược cải tiến sản phẩm, hoạch định sản phẩm mới. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi cần có nhiều thời gian và chi phí khá cao.

b) Phương pháp DELPHI

Phương pháp DELPHI là một quá trình lấy, xử lý và đi đến thống nhất ý kiến của nhóm chuyên gia được tiến hành trong điều kiện phỏng vấn ngiêm ngặt, năng động và linh hoạt. Phương pháp này huy động trí tuệ của các chuyên gia ở nhiều vùng địa lý khác nhau để dự báo. Các nhóm chuyên gia tham gia dự báo báo gồm: những người ra quyết định, những nhân viên điều phối và các chuyên gia chuyên sâu.

Các bước tiến hành phương pháp như sau:

· Lựa chọn nhóm các nhà chuyên môn, các điều phối viên và nhóm ra quyết định. Sắp xếp các chuyên gia độc lập với nhau.

· Xây dựng bảng câu hỏi điều tra lần đầu gửi đến các chuyên gia.

· Phân tích các câu trả lời và tổng hợp lại, từ đó điều chỉnh bảng câu hỏi.

· Gửi lại bảng câu hỏi đã điều chỉnh đến các các chuyên gia. 

Lặp lại lấy ý kiến, phân tích, tổng hợp và điều chỉnh bảng câu hỏi cho đến khi kết quả thu được thoả mãn yêu cầu đề ra.

Đây là phương pháp dự báo cho dài hạn và thích hợp với dự báo về sự thay đổi kỹ thuật công nghệ. Ưu điểm của phương pháp này là có độ chính xác cao, tuy nhiên lại tốn thời gian và đòi hỏi trình độ tổng hợp rất cao của điều phối viên và những người ra quyết định.

I.3.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng

I.3.2.2.1. Dòng thời gian và các tính chất của nó

Dòng thời gian là chuỗi số liệu thay đổi theo thời gian. Đối với dự báo số lượng sản phẩm tiêu thụ nó là dòng số lượng tiêu thụ sản phẩm thực tế biến động theo từng tuần, tháng, năm. Đối với dự báo doanh thu, nó là dòng doanh thu thực tế thu được qua các tuần, tháng, năm.

Mức cơ sở của dòng thời gian là giá trị trung bình của các số liệu xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó (tuần, tháng...).

Dòng thời gian thường có các tính chất sau:

Dòng có tính thời vụ là dòng  dao động lên xuống theo những chu kỳ đều đặn (hàng năm, hàng tháng hay hàng tuần) quanh mức cơ sở. Tính thời vụ xuất hiện thường do tác động các nhân tố môi trường xung quanh (khí hậu, thời tiết, tập quán, ...). Để đánh giá tính thời vụ của dòng thời gian ta thường dùng chỉ số thời vụ. Chỉ số thời vụ của dòng thời gian là tỷ số giữa mức thực tế của một thời kỳ nào đó so với mức cơ sở của dòng.

Dòng có tính xu hướng là dòng có mức cơ sở thay đổi theo xu hướng tăng dần hoặc giảm dần theo thời gian. Nếu mức cơ sở của dòng thời gian tăng dần theo thời gian ta nói rằng dòng có xu hướng tăng; ngược lại nếu mức cơ sở của dòng thời gian giảm dần theo thời gian thì dòng có xu hướng giảm.

Dòng có tính ngẫu nhiên là dòng có sự dao động trong những khoảng thời gian ngắn do những nhân tố ngẫu nhiên gây ra, không có qui luật, không tìm được lý do để giải thích. Kết quả của sự tác động đồng thời của nhiều yếu tố ngẫu nhiên là nguyên nhân chủ yếu đưa đến sai số dự báo.

I.3.2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng

a) Phương pháp bình quân động

Theo phương pháp này, mức doanh thu dự báo ở kỳ t+1 là trung bình cộng tất cả mức doanh thu thực tế đã xảy ra của n kỳ gần nhất, kể từ kỳ thứ t trở về trước theo công thức:  

Ft+1 = 
[image: image1.wmf]n

1

(D t + D t-1 + ... + D t-n+1)

Trong đó :



Ft+1 : Mức dự báo kỳ thứ t+1.



Dt   : Mức thực tế kỳ hiện tại t.

                     n    : Số điểm dữ liệu của các kỳ gần nhất.

Khi n càng nhỏ, mô hình này càng trở nên nhạy bén với sự biến động của dòng số liệu. Nhưng khi n quá lớn, nhất là khi n ( (, thì mô hình lại san bằng sự biến động ngẫu nhiên của dòng số liệu và sẽ có sai số rất lớn nếu dòng số liệu có tính thời vụ hoặc tính xu hướng. Cho nên vấn đề quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này là phải xác định được n sao cho sai số là nhỏ nhất tức là phải chọn n phù hợp với tính chất của dòng số liệu.

b) Phương pháp bình quân động có trọng số

Trong phương pháp trung bình động, sự ảnh hưởng của n số liệu mới nhất đến kết quả dự báo là như nhau, đều bằng 

x100(%). Song theo tư duy lôgic thì yếu tố càng gần thời điểm hiện tại bao giờ cũng ảnh hưởng nhiều hơn đến tương lai. Các sự kiện, các nhân tố càng xa trong quá khứ mức độ ảnh hưởng đến tương lai càng giảm dần. 

Để phù hợp với tư duy này, thay vì phương pháp trung bình động giản đơn, ta sử dụng phương pháp trung bình động có trọng số. Theo phương pháp này, mỗi số liệu trong quá khứ sẽ được gắn với một hệ số thể hiện mức độ ảnh hưởng của nó tới kết quả dự báo theo công thức: 

Ft+1 = (D t(​t + D t-1​(​t-1  + ... + D t-n+1(​t-n+1)

Trong đó: 
Ft+1 :
 Mức dự báo kỳ t+1


Dt-i :  Mức thực tế kỳ t-i


(t-i :
 Trọng số của kỳ t-i

Trọng số (t-1 được lựa chọn dựa trên sự phân tích tính chất của dòng yêu cầu, thoản mãn điều kiện: 
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Nhờ điều chỉnh thường xuyên hệ số (t-i theo tính chất của dòng dự báo nên trong thực tế dự báo bằng phương pháp bình quân động có trọng số cho kết quả chính xác hơn phương bình quân động. Thực chất, phương pháp bình quân động là trường hợp đặc biệt của phương pháp bình quân động có trọng số với các trọng số bằng nhau (((t-i = 

).

c) Phương pháp san bằng số mũ giản đơn

Phương pháp trung bình động về phương pháp trung bình động có trọng số có nhược điểm: chỉ sử dụng n mức bán hàng thực tế gần nhất từ kỳ t trở về trước, không kể đến các số liệu từ kỳ t-n trở đi trong quá khứ. Tuy nhiên, không thể chắc chắn được các số liệu từ kỳ thứ t-n trở về trước đó có hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đại lượng cần dự báo hay không.

Để khắc phục nhược điểm này, ta sử dụng phương pháp san bằng hàm số mũ. Phương pháp này dựa trên tất cả các số liệu đã xảy ra trong quá khứ với trọng số giảm dần về quá khứ theo hàm số mũ.

Công thức của phương pháp san bằng hàm số mũ giản đơn như sau:

        Ft+1 = Ft + ( (Dt - Ft)

hay     Ft+1 = ( Dt  + (1- () Ft
Trong đó:  Ft+1 : Mức dự báo ở thời kỳ t+1

                        Ft   : Mức dự báo của kỳ t

                        Dt   : Mức thực tế kỳ t

                        (    : Hệ số tùy chọn thỏa mãn điều kiện: 0 ( ( ( 1

Thực chất, đây chính là phương pháp bình quân giản đơn có trọng số tuân theo hàm mũ giảm dần về quá khứ: ((1-()k.

Việc lựa chọn ( là rất quan trọng, nó thể hiện mức độ ảnh hưởng của số liệu hiện tại đến đại lượng dự báo: ( càng lớn thì mô hình càng nhạy bén với sự biến động của dòng số liệu và ngược lại. Do đó, ( phải được chọn dựa trên cơ sở phân tích kỹ tính chất của dòng số liệu.

Phương pháp san bằng hàm số mũ giản đơn thích hợp với dòng số liệu biến động đều.

d) Phương pháp san bằng số mũ có điều chỉnh theo xu hướng

Theo phương pháp này, trước hết phải xác định được xu hướng của dòng số liệu; có hai cách xác định:

· Xác định độ dốc của đường xu hướng theo phương pháp hồi qui.

· Lấy chênh lệch của mức dự báo 2 kỳ liên tiếp, lấy liên tục.

Công thức của phương pháp này như sau:

Ft+1* = Ft+1 + Tt+1
           Ft+1 = ( Dt  + (1- () Ft
                      Tt+1 = ( (Ft+1 - Ft) + (1- () Tt

Trong đó: 

                Ft+1* : Mức cần dự báo kỳ t+1.

                Ft+1  : Số liệu san bằng số mũ giản đơn kỳ t+1, với hệ số (.

               Tt+1   : Đại lượng xu hướng được san bằng số mũ kỳ t+1, với hệ số (
                Ft     : Mức dự báo kỳ t.

                Tt     : Xu hướng kỳ t.

Vì có tính đến điều chỉnh theo xu hướng dòng số liệu nên phương pháp này áp dụng phù hợp với dòng số liệu có tính xu hướng.

e) Phương pháp dự báo Brown

Phương pháp Brown sử dụng phương pháp san bằng số mũ với sự thừa nhận có sự tăng lên của số liệu. Theo phương pháp này số liệu dự báo được san bằng số mũ lần thứ nhất (SES – Single Exponential Smoothing) sẽ tiếp tục được san bằng số mũ lần thứ hai. Bởi vậy phương pháp này còn được gọi là phương pháp san bằng số mũ lần hai lần.

Chúng ta có mô hình dự báo mẫu như sau:






Y = (2 ( SES) - DES

Để tính được mức dự báo bước m chúng ta áp dụng công thức sau:






S’t = (Dt + (1- ()y’t-1                                    (SES)






S’t = (S’t + (1- ()S”t

   (DES)






at = 2S’t - S”t





bt = 
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Ft+m = a t + mb t
Trong đó :

              Ft+m : Mức dự báo bước m (kỳ t+m).

              Dt    : Mức thực tế kỳ t.



S’t    : Số liệu san bằng số mũ giản đơn.



S”t    : Số liệu san bằng số mũ hai lần.



at     : Mẫu dự báo.



bt     : Độ dốc đường thẳng xu hướng.



(     : Trọng số của điểm dữ liệu (0 ( ( ( 1), thường chọn ( nằm 

                         trong khoảng 0,1 ( ( ( 0,3.

f) Phương pháp dự báo Holt
Tuy có tính thực tiễn khá cao, song phương pháp Brown chỉ sử dụng một hệ số ( để thiết lập cả một mật độ của dữ liệu và độ dốc của đường khuynh hướng. Để làm tăng tính linh hoạt trong dự báo, phương pháp Holt sử dụng hai tham số là ( và (; với ( xác lập mật độ của các dữ liệu, và ( xác lập độ dốc của đường khuynh hướng.

Các công thức tính mức dự báo bước m được thiết lập như sau:





St = (Dt + (1- ()(St-1 + bt-1);    với   0 ( ( ( 1






bt = ((St - St-1) + (1-()bt-1 ;       với   0 ( ( ( 1






Ft+m = S t + mb t
Trong đó:

              Ft+m : Mức dự báo bước m (kỳ t+m).

              Dt    : Mức thực tế kỳ t.

 

St     : Số liệu san bằng số mũ giản đơn.



bt     : Đại lượng xu hướng được san bằng số mũ.

I.3.2.3. Đánh giá độ chính xác và kiểm soát dự báo

Để đánh giá độ chính xác của kết quả dự báo bằng các phương pháp trên, ta thường sử dụng các chỉ số sau:

 ( Độ lệch tuyệt đối bình quân (Mean Absolute Deviation - MAD).
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( Độ lệch bình phương bình quân (Mean Squared Error - MSE).
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( Tỷ lệ phần trăm sai số tuyệt đối bình quân (Mean Absolute Percentage Error - MAPE)
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Trong đó Et là các sai lệch của mức dự báo so với mức thực tế: Et = Ft - Dt
Nguyên tắc lựa chọn phương pháp dự báo tối ưu là lựa chọn phương pháp nào có sai số nhỏ nhất, tức là có các giá trị MADmin, MSEmin, MAPEmin .

I.3.3. Dự báo doanh thu

I.3.3.1. Mục đích và ý nghĩa của dự báo doanh thu

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền thu được do hoạt động kinh doanh mang lại. Doanh thu có thể thu được từ nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau: hoạt động tài chính, hoạt động bất thường và quan trọng nhất là doanh thu thu được từ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.

Do vừa là kết quả vừa là mục tiêu của sản xuất kinh doanh, doanh thu có liên hệ chặt chẽ với hầu hết các khoản mục trong báo cáo tài chính. Do đó, hầu hết các dự báo tài chính đều dựa trên cơ sở lấy doanh thu làm điểm xuất phát. Có rất nhiều biến số tác động đến doanh thu, cho nên độ chính xác của dự báo doanh thu có ảnh hưởng rất nhiều đến độ chính xác của dự báo tài chính. Dự báo doanh thu cần phải sử dụng các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau và phải đảm dựa trên phân tích hai yếu tố:

· Xu hướng của doanh thu trong quá khứ.

· Các hiện tượng hiện tại và tương lai có thể tác động làm thay đổi xu hướng đó.

Mục tiêu của dự báo doanh thu trong đồ án này nhằm làm cơ sở cho dự kiến kế hoạch kinh doanh để dự báo nhu cầu ngân quỹ cũng như lập báo cáo tài chính dự kiến.

I.3.3.2. Vận dụng lý thuyết dự báo trong dự báo doanh thu
Đối với dự báo doanh thu, dòng thời gian là số liệu doanh thu thực tế qua từng thời kỳ. Việc dự báo được thực hiện bằng cách áp dụng các mô hình dự báo trên dòng số liệu này. Các bước tiến hành dự báo như sau:

· Xác định độ dài thời gian của dự báo (tầm dự báo)

· Lựa chọn dòng số liệu doanh thu để dự báo

· Phân tích các tính chất của dòng số liệu

· Lập bảng tính toán theo các mô hình

· Đánh giá độ chính xác của dự báo theo từng mô hình và lựa chọn mô hình dự báo chính thức. Kết quả dự báo là mức doanh thu dự báo của mô hình được lựa chọn.

I.3.4. Dự báo tài chính qua dự kiến ngân quỹ

I.3.4.1. Khái niệm

Dự báo tài chính thông qua dự kiến ngân quỹ là dựa trên các chính sách hiện tại, các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các thông tin định hướng tương lai để thiết lập các ngân sách hoạt động dự kiến của doanh nghiệp, thiết lập ngân quỹ và xác định phương án tài trợ tối ưu cho ngân quỹ nhằm đảm bảo và duy trì cân bằng tài chính trong doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các phương án dự phòng để ngân quỹ của doanh nghiệp luôn đáp ứng được nhu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Qua đó cũng thiết lập được các báo cáo tài chính dự kiến để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

I.3.4.2. Sự hình thành ngân quỹ của doanh nghiệp
Nhu cầu ngân quỹ của doanh nghiệp trong tương lai phụ thuộc vào các ngân sách hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: 

( Ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh.

( Ngân sách đầu tư.

( Ngân sách hoạt động bất thường.

( Ngân sách hoạt động tài chính.

· Tác động của ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngân quỹ

( Ngân sách bán hàng: Giá bán, số lượng bán và cơ chế tín dụng cho khách hàng (mức độ và thời hạn).

( Ngân sách cho sản xuất: Giá mua, số lượng mua, số lần mua và cơ chế tín dụng cảu người bán (mức độ và thời hạn).

( Ngân sách quản lý chung: Giá mua, số lượng mua, số lần mua và cơ chế tín dụng cảu người bán (mức độ và thời hạn).

                                                                                      

Trong mỗi ngân sách nói trên sẽ có những chi phí không thể điều chỉnh được lịch trình chi.

· Tác động của ngân sách đầu tư đến ngân quỹ

( Ngân sách đầu tư không phải là ngân sách thường xuyên.

( Ngân sách đầu tư liên quan đến chiến lược nên việc xê dịch thời điểm thực hiện cần được cân nhặc chu đáo.


· Tác động của ngân sách hoạt động bất thường đến ngân quỹ

( Ngân sách này không phải là ngân sách thường xuyên.

( Việc thanh lý TSCĐ tạo thuận lợi cho trạng thái ngân quỹ.

( Các quỹ dự phòng có thể điều chỉnh trong trường hợp cấp thiết.


· Tác động của ngân sách hoạt động tài chính đến ngân quỹ
( Ngân sách hoạt động tài chính liên quan đến quá khứ.

( Dòng vào, ra trong ngân sách này có tính bắt buộc theo hợp đồng.


I.3.4.2. Mô hình xác định ngân quỹ an toàn tối ưu
a. Cơ sở xác định mức ngân quỹ an toàn NQat.

( Cân bằng tài chính lý thuyết: NQ > 0.

( Cân bằng thực tế:    NQ > NQat.

b. Cơ sở xây dựng mô hình 

Việc duy trì môt mức ngân quỹ an toàn (NQat) sẽ làm nguồn lực tài chính bị “đóng băng” làm do đó làm phát sinh một chi phi cơ hội (chi phí mất đi do có thể dùng tiền đầu tư vào sinh lợi hơn là để trong ngân quỹ). Chi phí cơ hội đó được gọi là Co.

Để duy trì ngân quỹ ở một mức an toàn (NQat) thì sẽ phải điền đầy sau mỗi lần sử dụng ngân quỹ. Do vậy điều này đã phát sinh chi phi điền đầy (CT).

Như vậy, để duy trì một mức ngân quỹ an toàn thì sẽ phải chịu chi phí duy trì (Cdt) bằng:
Cdt  =  Co  +  CT
Do C0 có khuynh hướng đồng biến và CT có khuynh hướng nghịch biến với quy mô của NQat cho nên tồn tại quy mô ngân quỹ tối ưu (NQ*at) mà tại đó Cdt nhỏ nhất.

c. Mô hình Baumol (1952)

Giả thiết của mô hình : Mức tiêu hao ngân quỹ trong kỳ là đều.

Công thức tinh toán:






NQ*at = 
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Trong đó :



NQtk : Tổng nhu cầu thanh toán trong kỳ.



Co      : Lãi suất trung bình trên thị trường tiền tệ.



CT       : Chi phí cho một lần điền đầy ngân quỹ.

d. Mô hình Miller-Orr (1966)

Giả định của mô hình:

( Ngân quỹ là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn.

( Chỉ điều chỉnh khi dòng ngân quỹ chạm hành lang max-min (t1và t2).

( Ngân quỹ cực tiểu (NQmin) là một tham số tự do được chọn theo kinh nghiệm.

( Ngân quỹ cực đại được xác định như sau :





NQmax = 3.NQat - 2.NQmin.

Công thức tính toán:





NQ*at = 
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Trong đó :



(2(NQ)/2 : Nhu cầu điền đầy ngân quỹ trong kỳ.



Co            : Lãi suất trung bình trên thị trường tiền tệ.




CT            : Chi phí cho một lần điền đầy ngân quỹ.

Chương II

đặc điểm sản xuất kinh doanh và ThựC trạng tài chính của công ty vật liệu và công nghệ

II.1. Giới thiệu khái quát về công ty vật liệu và công nghệ

II.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

Công ty Vật liệu và Công nghệ (MATECH) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 185/VKH - QĐ, ngày 21 tháng 5 năm 1993 của viện Khoa học Việt Nam nay là Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia. Công ty đã được trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 108592, ngày 7 tháng 6 năm 1993.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Bộ thương mại cấp giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu số 5.27.1.010/GP, ngày 9 thàng 10 năm 1993; được cục Thuế Hà Nội cấp giấy chứng nhận mã số 0100108416-1, ngày 22 tháng 7 năm 1998; được cục Hải quan Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận mã số 151, ngày 24 tháng 3 năm 1999.

Tên Công ty: Công ty Vật liệu và Công nghệ

Tên giao dịch Quốc tế: Material and Technology Corporation

Tên viết tắt: MATECH

Công ty là đơn vị trực thuộc trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia. 

Trụ sở chính của Công ty hiện nay là số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội (trước năm 1999, trụ sở chính của Công ty đặt tại số 35A, Điện biên phủ, Hà Nội)

Công ty có tài khoản số 4311.002.1.00.000042.0 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.

Hiện nay, Công ty có hai chi nhánh, một tại Thành phố Hồ Chí Minh và một tại Quảng Ninh. 

Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 1622/KHCNQG - QĐ, ngày 9 tháng 11 năm 1995 của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Chi nhánh đã được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  302786, ngày 16 tháng 5 năm 1996.

Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh (chi nhánh Móng Cái) được thành lập theo quyết định số 1668/KHCBQG, ngày 3 tháng 10 năm 1996 của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia. Chi nhánh đã được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 305800, ngày 14 tháng 11 năm 1996.

Khi mới thành lập công ty chỉ là một doanh nghiệp nhà nước nhỏ, phải chịu tác động vốn có của nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Nhưng với sự cố gắng vượt bậc, không ngừng học hỏi, sáng tạo cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp Công ty đã vượt qua được mọi khó khăn và vươn lên giành một vị trí xứng đáng trong nền kinh tế thị trường. Qua nhiều năm hoạt động, đến nay công ty đã trở thành một doanh nghiệp có quy mô vừa, với tổng số vốn kinh doanh là 8.656.978.787 trong đó: vốn do ngân sách nhà nước cấp 4.978.667.245, vốn tự bổ sung 3.678.311.542  và tổng số nhân lực của công ty là 67 người.

II.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

a) Chức năng

Công ty thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, sản xuất - kinh doanh, xuất - nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ, cụ thể là: 

Công ty nghiên cứu, ứng dụng sản xuất và kinh doanh các loại hoá chất, vật liệu tổ hợp: pôlyme - gỗ, tre nứa, vật liệu Silicát, các loại vật liệu vô cơ, vật liệu kim loại. Đặc biệt Công ty đã nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thành công vật liệu xây dựng Panel 3D, một loại vật liệu xây dựng có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với vật liệu xây dựng truyền thống (loại vật liệu này có nguồn gốc từ Mỹ, và hiện nay đang được sử dụng rộng rãi tại các nước Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu úc, và Châu ¸).

Công ty sản xuất gia công và kinh doanh các mặt hàng cơ khí: máy móc (máy seo giấy, máy trộn, ...), các chi tiết máy (ổ bi, ...) và các mặt hàng cơ khí dân dụng (vỏ kiện hàng, ...) theo đơn đặt hàng và theo hợp đồng nhằm phục vụ tốt các nhu cầu của xã hội. Các máy móc có thể do Công ty tự thiết kế hoặc theo thiết kế của bên đặt hàng.

Công ty cũng thực hiện sản xuất gia công và lắp ráp các mặt hàng điện tử (linh kiện máy tính, đầu đĩa VCD, DVD, loa, âm ly ...) đem bán ra thị trường. Các phần vỏ, phần cơ, biến áp được chế tạo tại Công ty còn các linh kiện được nhập từ bên ngoài.

Một mặt hoạt động khá mạnh của công ty là xuất - nhập khẩu. Công ty nhập khẩu các loại hàng chủ yếu bao gồm: dụng cụ cơ khí, máy cơ khí, dây truyền sản xuất, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng (máy điều hoà, máy giặt, xe máy, ô tô ...), hàng tạp hoá (các phụ kiện xe máy - ôtô, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, ...). Nguồn nhập chủ yếu là từ thị trường các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức và Italia. Công ty xuất khẩu sang thị trường chính là Trung Quốc với các mặt hàng chủ yếu: mật rỉ (từ mía), cao su, thuốc lá.

b) Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Công ty là:

· Kinh doanh theo đúng nghành nghề đã đăng ký.

· Bảo toàn và phát triển vốn được giao.

· ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất - kinh doanh phục vụ cho nhiệm vụ mà Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia giao cho.

· Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên chức.

· Bảo vệ Doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ Quốc phòng.

Trong quá trình hoạt động Công ty luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tuân thủ luật pháp; không ngừng học hỏi tiếp thu các công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. 

II.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Bộ máy công ty được tổ chức theo mô hình Trực tuyến - Chức năng. Cơ cấu này có hai cấp quản lý - hai cấp thủ trưởng: Giám đốc và các Quản đốc phân xưởng. Đứng đầu là giám đốc trực tiếp quản lý các phòng ban, các phòng ban thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu giúp đỡ, tham mưu cho giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh ở các chi nhánh và các phân xưởng.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Vật liệu và Công nghệ 


· Giám đốc

Giám đốc là người quản lý, điều hành công ty thực hiện đầy đủ các quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia về công tác quản lý kinh tế và thực hiện pháp luật hiện hành ở Công ty. Là người đề ra phương hướng, mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty, đề ra các nội quy, quy định và các kênh thông tin cho các bộ phận và các phân xưởng.

· Phòng kinh doanh xuất - nhập khẩu

Giúp giám đốc Công ty hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích các chỉ tiêu kinh tế để đưa ra các biện pháp quản lý kinh doanh tối ưu.

Giúp giám đốc dự thảo và ký kết các hợp đồng kinh tế, triển khai giám sát công tác thanh toán quốc tế, tổ chức thanh lý các hợp đồng kinh tế đã hoàn thành.

Chủ động tìm thị trường xuất nhập khẩu, thực hiện giám định và kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu.

· Phòng tổ chức hành chính

Phòng này có chức năng giúp đỡ, tham mưu cho giám đốc và thực hiện việc tổ chức lao động của công ty: tuyển dụng lao động, tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên. 

Lập kế hoạch và thực hiện các công tác lao động tiền lương: thực hiện các chế độ thưởng, phạt, trợ cấp, bảo hiểm và tổ chức thi nâng bậc lương định kỳ cho cán bộ công nhân viên. 

Để phù hợp với nhu cầu quản lý và nâng cao trình độ quản lý của Công ty, hàng năm phòng tổ chức hành chính phát hiện, lập danh sách gửi cán bộ đi đào tạo các lớp quản lý kinh tế ngắn hạn. 

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu của quản lý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, bộ phận này đưa ra các đề xuất với giám đốc về sử dụng hệ thống chuyên gia, cố vấn và thực hiện các hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ. Thực hiện các công tác hành chính quản trị các phương tiện và trang thiết bị tại Công ty.

· Phòng kế toán tài chính

Hàng kỳ, ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu phát sinh về tình hình luân chuyển vốn, sử dụng tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí của Công ty. 

Quản lý và phân phối các quỹ tiền mặt, tiền lương, tiền thưởng và các quỹ khác của Công ty. 

Trên cơ sở các số liệu ghi chép, phòng kế toán kiểm soát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng dụng vốn, tài sản, vật tư.

Cuối kỳ, tổng hợp, phân tích và đánh giá các số liệu từ đó tham mưu cho giám đốc về lập kế hoạch hoạt động (kinh doanh, tài chính) trong kỳ tới.

Thực hiện đầy đủ các quy định về kế toán của Nhà nước; lập và nộp các báo cáo tài chính đúng hạn, đúng quy định.

· Phòng kỹ thuật và phát triển công nghệ

Chủ động xây dựng chương trình nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lập và quản lý các quy trình công nghệ sản xuất tại các phân xưởng.

Quản lý, giám sát và đánh giá các hồ sơ kỹ thuật để trình lên giám đốc. Lập các biện pháp, kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị; lập các định mức vật tư, kỹ thuật cho các máy móc, thiết bị. Tham gia lập kế hoạch đầu tư và phát triển công nghệ, thuê, mua tài sản.

· Các chi nhánh

Các chi nhánh là các đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh do Công ty đề ra. Hai chi nhánh này hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập không đầy đủ, có con dấu và tài khoản riêng.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là chi nhánh trực tiếp thực hiện các hoạt động xuất - nhập khẩu chính của Công ty.

Chi nhánh Quảng Ninh thực hiện kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn với mục đích chính là tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch xuất - nhập khẩu của Công ty.

Hàng kỳ, các chi nhánh phải thực hiện thống kê, báo cáo kết quả, kế hoạch sử dụng vốn, cân đối chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Công ty.

· Xưởng cơ khí

Trực tiếp thực hiện sản xuất các mặt hàng cơ khí, các bộ phận cơ khí theo các đơn đặt hàng và các hợp đồng đã ký kết. Đảm bảo sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đúng thiết kế; đảm bảo đúng chất lượng, mẫu mã và đúng thời hạn của hợp đồng hoặc theo dự án đã đề ra. Bảo quản và sửa chữa máy móc, thiết bị theo định kỳ.

· Xưởng lắp ráp điện tử

Bảo quản và lắp ráp các linh kiện điện tử thành sản sản phẩm hoàn chỉnh hay thành cụm linh kiện. Góp phần đảm bảo đúng chất lượng, đúng thời hạn yêu cầu của hợp đồng và đơn đặt hàng của khách hàng.

· Xưởng 3D

Sản xuất các vật liệu 3D, thực hiện hướng dẫn và lắp ráp các tấm xây dựng 3D. Bảo trì, sửa chữa máy móc, dây truyền sản xuất của xưởng.

II.1.4. Đặc điểm sản phẩm

Cơ cấu và chủng loại sản phẩm của Công ty khá đa dạng và không ổn định, không có mặt hàng truyền thống. Hiện tại, Công ty đang sản xuất 3 nhóm sản phẩm chủ yếu: sản phẩm cơ khí, tấm xây dựng Panel 3D và lắp ráp hàng điện tử.

Sản phẩm cơ khí: Công ty sản xuất các mặt hàng cơ khí nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các loại sản phẩm cơ khí này có thể là những máy phục vụ sản xuất nghiên cứu, sản phẩm cơ khí dân dụng và thậm chí chỉ là những chi tiết hay bán thành phẩm. Ngày nay, sản phẩm cơ khí là sản phẩm khá thông dụng và được sản xuất phổ biến ở khắp các nơi. Cho nên, hàng cơ khí của Công ty chỉ sản xuất khi có  khách hàng đặt hàng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm cơ khí hàng năm chiếm ít và khá ổn định.

Sản phẩm điện tử: các sản phẩm điện tử mà Công ty sản xuất thường xuyên gồm: đầu đĩa (VCD, DVD), Tivi, loa và âmply. Các sản phẩm của Công ty được đăng ký sản xuất với nhãn hiệu TMC. Đây là loại sản phẩm đem lại tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty.

Tấm xây dựng Panel 3D: loại vật liệu xây dựng này còn khá mới  ở nước ta do đó ít được khách hàng biết đến. Tuy nhiên, vật liệu xây dựng 3D có nhiều ưu điểm nổi bật so với các vật liệu xây dựng truyền thống (nhẹ, cách âm, cách nhiệt, giá phù hợp ...). Hiện nay Công ty đang có các biện pháp quảng cáo tích cực về loại vật liệu. 

II.1.5. Đặc điểm quy trình công nghệ

II.1.5.1. Công nghệ sản xuất và lắp đặt vật liệu xây dựng Panel 3D

Vật liệu xây dựng Panel 3D là loại vật liệu có kết cấu khung thép 3 chiều nhẹ, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt dùng để xây dựng. Loại vật liệu này xuất phát từ ý tưởng của một tác giả người Mỹ vào năm 1960. Hiện nay loại vật liệu này đang được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu úc và châu á (Hàn Quốc).

Qua nhiều cuộc nghiên cứu, thí nghiệm về tấm 3D có kích thước lớn và nhỏ, hiện nay Công ty đã sản xuất và ứng dụng được vật liệu 3D bằng công nghệ Việt Nam với giá thành rẻ hơn nhiều so với nước ngoài mà chất lượng không hề thua kém.

· Kết cấu của tấm 3D chế tạo sẵn ở xưởng gồm:

· Lớp phân cách bằng xốp nhẹ Polystyren.

· Hai tấm lưới kim loại kẹp hai bên lớp phân cách, liên kết với nhau bằng hệ thanh chéo tạo thành dạng dàn không gian 3 chiều.

· Quy trình công nghệ sản xuất tấm 3D:


Các công đoạn đều được thực hiện bằng các máy móc chuyên biệt: máy cắt dây, máy hàn lưới, và khuôn đóng xốp.

· Quy trình thi công công trình áp dụng công nghệ 3D:
Tấm 3D sau khi sản xuất được mang đến công trường và lắp ghép theo quy trình sau:


Do có khả năng trát bê tông hạt nhỏ đạt mức độ hoàn thiện cao nên không cần thiết có công đoạn trát hoàn thiện như công nghệ thường.

II.1.5.2. Công nghệ sản xuất và lắp ráp một số mặt hàng điện tử

Hiện nay một số trong những mặt hàng điện tử mà công ty đang sản xuất là đầu đĩa VCD, DVD và Ti vi. 

Sơ đồ công nghệ sản xuất và lắp ráp đầu VCD - DVD - Tivi


Công ty tự thiết kế trên máy tính và sản xuất các phần vỏ, phần cơ, biến áp tại xưởng cơ khí; còn với linh kiện điện tử, công ty nhập bên ngoài và lắp ráp tại xưởng lắp ráp điện tử.

II.1.6. Đặc điểm sản xuất
Hệ thống sản xuất của Công ty được tổ chức theo giai đoạn Công nghệ, chia làm 3 phân xưởng: xưởng cơ khí, xưởng 3D và xưởng lắp ráp điện tử mỗi xưởng có chức năng sản xuất 1 giai đoạn sản phẩm.

· Xưởng cơ khí: sản xuất các bộ phận cơ khí của sản phẩm (vỏ đầu đĩa, loa, âmply, biến áp, hàn lưới sản phẩm 3D ...).

· Xưởng 3D: đóng xốp và hoàn chỉnh tấm xây dựng.

· Xưởng điện tử: chuyên phân loại, và lắp ráp các linh kiện điện tử và các bộ phận cơ khí (đã được sản xuất tại xưởng cơ khí) vào vỏ và kiểm tra, cân chỉnh để tạo ra sản phẩm điện tử hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, hình thức này ở Công ty cũng không thực sự rõ ràng: phân xưởng cơ khí vẫn chế tạo các sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh khi khách hàng đặt hàng.

Do đặc điểm sản phẩm đa dạng về chủng loại đã quyết định đặc điểm sản xuất của Công ty là sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ đến trung bình, quy trình sản xuất gián đoạn và sản xuất theo đơn đặt hàng. 

Đặc điểm sản xuất này của Công ty tạo cho Công ty có tính linh hoạt cao trong hoạt động: tận dụng được tính đa năng của máy móc (chủ yếu là các máy cơ khí vạn năng), hàng tồn kho (khó bán) ít nên tiết kiệm được chi phí dự trữ, tuy nhiên thời gian gián đoạn (không làm việc) của máy móc rất nhiều, hơn nữa quản lý cũng rất phức tạp: khó khăn trong lập kế hoạch cung ứng, dự trữ, sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên đặc điểm này lại phù hợp với đặc điểm sản phẩm và quy mô của Công ty.

II.1.7. Tình hình nguồn cung cấp đầu vào

Lựa chọn nguồn cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào ổn định là rất quan trọng, nó sẽ đảm bảo cho sản xuất được thường xuyên, không gây lãng phí.

Vì đa dạng về sản phẩm, ngành nghề nên Công ty cũng có rất nhiều loại vật liệu đầu vào khác nhau. Về vật liệu chính có thể chia ra làm 2 nhóm chính là: vật liệu cơ khí và 3D, linh kiện điện tử.

Đối với nguyên vật liệu cơ khí, Công ty mua trong nước ở nhiều nơi khác nhau (chủ yếu ở Hà nội) và chỉ nhập khi có đơn đặt hàng (dự trữ ít) vì hiện nay các cửa hàng cơ khí rất nhiều hơn nữa sản xuất cơ khí của Công ty không lớn (doanh thu thu được từ xưởng cơ khí nhỏ và khá ổn định).

Đối với  linh kiện điện tử, Công ty phải nhập từ nước ngoài (Trung Quốc, ...). Tuy nhiên nguồn nhập cũng khá ổn định và đảm bảo nhờ Công ty đã tạo được mối quan hệ thân thiết và làm ăn lâu dài với một số Công ty nước ngoài. Cho nên, phần lớn các linh kiện được nhập vào chỉ khi có đơn đặt hàng của đại lý Tùng Minh. Thời gian nhập linh kiện của Công ty trung bình khoảng 1 tháng.

Đối với các nguyên vật liệu phụ như (vỏ hộp, vỏ xốp, dầu mỡ, sơn, ...) cũng được nhập từ các cửa hàng trong nước (vỏ hộp được đặt làm ở Hải phòng).

Ngoài ra, về kinh doanh thương mại Công ty có nhập hàng tiêu dùng từ nước ngoài về để bán cho khách hàng khi khách hàng có yêu cầu đặt hàng.

Về chính sách tín dụng mà Công ty được hưởng từ nhà cung cấp, nhờ 

II.1.8. Tình hình phân phối và tiêu thụ sản phẩm

Các sản phẩm cơ khí được bán trực tiếp cho khách hàng khi họ đặt hàng. 

Lựa chọn kênh phân phối là một khâu rất quan trọng trong hệ thống Marketing. Việc chọn được kênh phân phối hợp lý sẽ giúp Công ty giảm được chi phí cho kênh, tăng hiệu quả bán hàng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của thị trường.

Công ty phân phối các sản phẩm qua 2 kênh chính: phân phối trực tiếp và phân phối qua đại lý. Đối với các mặt hàng cơ khí và vật liệu xây dựng 3D, Công ty phân phối trực tiếp cho khách hàng qua hình thức đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán. Đối với các sản phẩm điện tử (VCD, loa, âmply), Công ty phân phối qua tổng đại lý Tùng Minh - Số 325, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Đây là đại lý độc lập với Công ty, hạch toán và theo đuổi mục đích lợi nhuận riêng. Đại lý Tùng Minh nằm trên đường Hoàng Quốc Việt – gần trụ sở Công ty. Do đó, thuận lợi cho Công ty trong khâu vận chuyển, giao dịch và cung cấp hàng hoá kịp thời và liên tục. Tùng Minh có các đại lý con ở nhiều tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ... Do đó là kênh thuận lợi để Công ty có thể phân phối sản phẩm điện tử của mình rộng khắp cả nước. Do số lượng đặt hàng thường khá lớn (vài trăm chiếc đến hơn 1 nghìn chiếc/1 tháng) cho nên Công ty đã thoả thuận trước với Tùng Minh khi đặt hàng phải đặt trước 2 đên 2,5 tháng (tuỳ theo số lượng đặt hàng).

Hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty được mô tả qua sơ đồ sau:


Về chính sách bán hàng của Công ty: đối với các đơn đặt hàng, Công ty áp dụng chính sách thu trước 30% hoặc 50% giá trị của đơn. Sau khi hoàn thành và giao hàng, khách hàng kiểm tra chất lượng và số lượng hàng. Nếu đảm bảo, khách hàng sẽ thanh toán nốt phần giá trị còn lại của đơn

II.2. Thực trạng tài chính của công ty Vật liệu và công nghệ năm 2002

II.2.1. Xử lý số liệu phân tích tài chính

Bảng Cân đối Kế toán Năm  2002

(Lập ngày 31 tháng 12 năm 2002)

           Đơn vị: đồng

	Tài sản
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
	100
	3.982.634.946 
	4.462.831.980 

	I. Tiền
	110
	547.585.583 
	508.812.032 

	1. Tiền mặt tại quỹ
	111
	12.675.768 
	70.466.720 

	2. Tiền gửi Ngân hàng
	112
	534.909.815 
	438.345.312 

	II. Các khoản phải thu
	130
	1.744.703.978 
	2.014.473.391 

	1. Phải thu khách hàng
	131
	270.469.721 
	419.668.722 

	2. Trả trước cho người bán
	132
	204.359.609 
	751.599.714 

	3. Thuế GTGT được khấu trừ
	133
	661.008.788 
	189.787.607 

	4. Phải thu nội bộ
	134
	532.506.054 
	533.894.359 

	- Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc
	135
	163.658.605 
	163.538.605 

	- Phải thu nội bộ khác
	136
	368.847.449 
	370.355.754 

	5. Các khoản phải thu khác
	138
	76.359.806 
	119.522.989 

	III. Hàng tồn kho
	140
	1.286.983.440 
	1.627.903.232 

	1.  Hàng mua đang đi trên đường
	141
	
	

	2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
	142
	387.351.747 
	377.335.519 

	3. Công cụ, dụng cụ trong kho
	143
	
	

	4. Chi phí SXKD dở dang
	144
	
	197.372.823 

	5. Thành phẩm trong kho
	145
	
	970.591.895 

	6. Hàng tồn kho
	146
	899.631.693 
	82.602.995 

	IV. TSLĐ khác
	150
	403.361.945 
	311.643.325 

	1. Tạm ứng
	151
	233.492.347 
	167.965.422 

	2. Chi phí trả trước
	152
	
	

	3. Chi phí chờ kết chuyển
	153
	15.467.500 
	

	4. TS thiếu chờ xử lý
	154
	
	

	5. Các khoản thế chấp, ký cược, ký qũy ngắn hạn
	155
	154.402.098 
	143.677.903 

	B. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	200
	834.846.079 
	717.634.169 

	I. Tài sản cố định
	210
	834.846.079 
	717.634.169 

	1. TSCĐ hữu hình
	211
	834.846.079 
	717.634.169 

	- Nguyên giá
	212
	1.483.168.114 
	1.486.698.114 

	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	213
	(648.322.035)
	(769.063.945)

	Tổng Tài sản
	250
	4.817.481.025 
	5.180.466.149 

	Nguồn vốn
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	A. Nợ phải trả
	300
	2.580.410.920 
	2.782.916.497 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	2.580.410.920 
	2.782.916.497 

	1. Vay ngắn hạn
	311
	
	

	2. Nợ dài hạn đến hạn trả
	312
	
	

	3. Phải trả cho người bán
	313
	738.469.900 
	614.628.948 

	4. Người mua trả tiền trước
	314
	749.794.758 
	1.840.900.824 

	5. Thuế và các khoản phải nộp NN
	315
	277.132.803 
	220.582.699 

	6. Phải trả công nhân viên
	316
	48.592.662 
	64.384.362 

	7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ
	317
	20.500.000 
	21.255.000 

	8. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	318
	745.920.797 
	21.164.664 

	B. Nguồn vốn Chủ sở hữu
	400
	2.237.070.105 
	2.397.549.652 

	I. Nguồn vốn, quỹ
	410
	1.975.843.251 
	2.136.322.798 

	1. Nguồn vốn kinh doanh
	411
	1.589.509.474 
	1.589.509.474 

	2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	412
	
	

	3. Chênh lệch tỷ giá
	413
	(10.523.975)
	(4.231.038)

	4. Quỹ đầu tư và phát triển
	414
	350.056.844 
	350.056.844 

	5. Quỹ dự phòng tài chính
	415
	46.800.908 
	46.800.908 

	6. Lợi nhuận chưa phân phối
	417
	
	154.186.610 

	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
	420
	261.226.854 
	261.226.854 

	1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
	421
	24.147.905 
	24.147.905 

	2. Quỹ khen thưởng phúc lợi
	422
	237.078.949 
	237.078.949 

	
	
	
	

	Tổng Nguồn vốn
	430
	4.817.481.025 
	5.180.466.149 


Để đánh giá đúng tình hình tài chính của Công ty, ta tiến hành điều chỉnh và chuyển bảng cân đối kế toán về dạng bảng cân đối tài chính như sau:

Bảng II.2: Thực hiện điều chỉnh chuyển bảng cân đối kế toán thành bảng cân

                   đối tài chính.
	Bên tài sản
	Bên nguồn vốn
	Giá trị điều chỉnh

	
	
	Đầu năm
	Cuối năm

	TSCĐ hữu hình: Loại bỏ khấu hao (ghi âm)
	Nguồn vốn chủ sở hữu: Thêm tương ứng lượng khấu hao TSCĐ
	+648.322.035
	+769.063.945


Bảng Cân đối tài chính 31/12/2002






Đơn vị: đồng

	Tài sản
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
	100
	3.982.634.946 
	4.462.831.980 

	I. Tiền
	110
	547.585.583 
	508.812.032 

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	
	

	III. Các khoản phải thu
	130
	1.744.703.978 
	2.014.473.391 

	IV. Hàng tồn kho
	140
	1.286.983.440 
	1.627.903.232 

	V. TSLĐ khác
	150
	403.361.945 
	311.643.325 

	B. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	200
	1.483.168.114 
	1.486.698.114 

	I. Tài sản cố định
	210
	1.483.168.114 
	1.486.698.114 

	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	220
	
	

	     Tổng Tài sản
	250
	5.465.803.060 
	5.949.530.094 

	Nguồn vốn
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	A. Nợ phải trả
	300
	2.580.410.920 
	2.782.916.497 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	2.580.410.920 
	2.782.916.497 

	II. Nợ dài hạn
	320
	
	

	III. Nợ khác
	330
	
	

	B. Nguồn vốn Chủ sở hữu
	400
	2.885.392.140 
	3.166.613.597 

	I. Nguồn vốn, quỹ
	410
	2.624.165.286 
	2.905.386.743 

	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
	420
	261.226.854 
	261.226.854 

	     Tổng Nguồn vốn
	430
	5.465.803.060 
	5.949.530.094 


Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002

(Lập ngày 31 tháng 12 năm 2002)
	
	
	Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Năm 2002

	- Tổng doanh thu
	01
	13.002.835.328 

	- Các khoản giảm trừ
	03
	0 

	1. Doanh thu thuần
	10
	13.002.835.328 

	2. Giá vốn hàng bán
	11
	12.148.205.903 

	3. Lợi nhuận gộp
	20
	854.629.425 

	4.Chi phí bán hàng
	21
	276.026.693 

	5. Chi phí Quản lý doanh nghiệp
	22
	375.991.582 

	6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD
	30
	202.611.150 

	- Thu nhập hoạt động tài chính
	31
	7.909.330 

	- Chi phí hoạt động tài chính
	32
	0 

	7. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
	40
	7.909.330 

	- Thu nhập bất thường
	41
	644.477 

	- Chi phí bất thường
	42
	0 

	8. Lợi nhuân bất thường
	50
	644.477 

	9. Tổng LN trước thuế 
	60
	211.164.957 

	10. Thuế thu nhập phải nộp
	70
	67.572.786 

	11. Tổng LN sau thuế
	80
	143.592.171 


II.2.2. Cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư của Công ty

Để thấy được mức độ hợp lý trong sử dụng các loại nguồn vốn với tỷ trọng khác nhau để đầu tư cho các loại tài sản sản xuất kinh doanh của Công ty (mức độ đầut tư phù hợp với đặc trưng kỹ thuật của nghành, độ ổn định hay tính cấp thiết của nợ và mức độ tự chủ tài chính), ta xem xét bảng hệ số cấu trúc dưới đây:

Bảng II.5: Cấu trúc tài sản và nguồn vốn Công ty Vật liệu và Công nghệ
	Kết cấu tài sản (%)
	Đầu năm
	Cuối năm

	T1 (Tỷ trọng TSCĐ - Hệ số đầu tư)
	15,27%
	12,06%

	T2 (Tỷ trọng đầu tư tài chính dài hạn )
	0%
	0%

	T3 (Tỷ trọng hàng tồn kho)
	23,55%
	27,36%

	T4 (Tỷ trọng khoản phải thu)
	31,92%
	33,86%

	T5 (Tỷ trọng tiền & đầu tư t/c ngắn hạn)
	10,02%
	8,55%

	
	
	

	Kết cấu nguồn vốn (%)
	Đầu năm
	Cuối năm

	Độ ổn định của nguồn tài trợ
	
	

	  V1 (Tỷ trọng VTX/Tæng NV)
	52,79%
	53,22%

	  V2 (Tỷ trọng Nợ ngắn hạn/Tổng NV)
	47,21%
	46,78%

	Độ tự chủ tài chính tổng quát
	
	

	  V3 (Tỷ trọng Vốn chủ/Tổng NV) 
	52,79%
	53,22%

	  V4 (Tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng NV)
	47,21%
	46,78%

	Độ tự chủ tài chính dài hạn
	
	

	  V5 (Tỷ trọng Vốn chủ/VTX)
	100%
	100%

	  V6 (Tỷ trọng Nợ dài hạn/VTX)
	0%
	0%

	V7 (Hệ số đòn bẩy tài chính)
	0%
	0%


Từ bảng cấu trúc tài sản và nguồn vốn của Công ty ở trên, ta có đánh giá như sau:

Tài sản cố định: đầu năm 2002 chiếm tỷ trọng 15,27% và giảm xuống còn 12,06% vào cuối năm. Tỉ trọng TSCĐ của Công ty không nhiều cho thấy rõ đặc điểm sản xuất của Công ty là sản xuất nhỏ, thủ công và chủ yếu là kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu. Lượng TSCĐ giảm trong năm 2002 chứng tỏ Công ty chưa chú trọng đầu tư mua sắm hay nâng cấp TSCĐ. Trong khi đó tài sản cố định trên thực tế của Công ty đã khá cũ (chủ yếu là máy cơ khí).

Tài sản lưu động chiếm phần lớn: trong đó chủ yếu là các khoản phải thu và hàng tồn kho, hai khoản này có chiều hướng tăng lên trong năm 2002. Khoản phải thu đầu năm chiếm 23,55% và  cuối năm tăng lên và chiếm 27,36%. Tỷ trọng hàng tồn kho tăng từ 31,92% đến 33,86%. Trong khi đó, tiền mặt dự trữ lại giảm từ 10,02% đầu năm đến cuối năm chỉ còn 8,55%. Tình hình này có thể làm ảnh hưởng không tốt đến khả năng thanh toán của Công ty.

Nguồn vốn dài hạn của Công ty chiếm tỷ trọng khá cao và có tăng lên chút ít (52,79% vào đầu năm và tăng lên 53,22% vào cuối năm), trong đó chỉ có vốn chủ sở hữu vì công ty không vay dài hạn. Sự tăng lên của vốn chủ sở hữu là nhờ Công ty có được lợi nhuận giữ lại và tích lũy từ khấu hao. Có tỷ trọng vốn chủ cao nên Công ty đang khá ổn định về nguồn vốn và có khả năng tự chủ về vốn cao. Mặt khác, tỷ trọng nguồn vốn dài hạn lớn không những đủ đầu tư cho các tài sản có thời gian sử dụng dài (TSCĐ) mà còn dư rất nhiều để đầu tư cho TSLĐ, do đó Công ty vẫn đảm bảo cân bằng tài chính. 

Công ty không vay vốn dài hạn cho nên không tận dụng hiệu ứng “khuếch đại” lợi nhuận vốn chủ của đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, Công ty vẫn không thiếu vốn đầu tư cho sản xuất  kinh doanh.

Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng ít hơn vốn chủ một chút và tăng chậm hơn vốn chủ (đầu năm là 47,21% và cuối năm là 46,78%).

II.2.3. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty là vấn đề rất được sự quan tâm của nhiều đối tượng: các nhà đầu tư, các ngân hàng, các nhà cung cấp, ... và chính bản thân các nhà quản lý Công ty. Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty thể hiện ở bảng sau:

Bảng II.6: Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty VL & CN
	Chỉ tiêu
	Đầu năm
	Cuối năm
	Trong năm

	Tình hình thanh toán
	
	
	

	  Hệ số công nợ (Phải thu/Phải trả)
	0,68
	0,72
	

	  Số vòng quay khoản phải thu (lần)
	
	
	6,92

	  Kỳ thu tiền bình quân (ngày)
	
	
	52,04

	  Số vòng luân chuyển khoản phải trả (lần)
	
	
	4,66

	  Thời hạn luân chuyển các khoản phải trả (ngày)
	
	
	77,30

	Khả năng thanh toán
	
	
	

	  Ht1 (Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn)
	1,54
	1,60
	

	  Ht2 (Khả năng thanh toán nhanh)
	0,89
	0,91
	

	  Ht3 (Khả năng thanh toán tức thời)
	0,21
	0,18
	


Đánh giá về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty năm 2002 như sau:

Công ty chiếm dụng vốn nhiều hơn bị chiếm dụng (mặc dù khoản phải thu chiếm tỷ trọng khá cao), chiều hướng này vẫn tiếp tục tăng lên tạo thuận lợi cho Công ty trong thanh toán.

Trong năm 2002, các khoản phải thu có thể thu được trong vòng 52 ngày (luân chuyển 6,92 vòng/năm), các khoản nợ Công ty cần thanh toán trong vòng 77 ngày (luân chuyển 4,66 vòng/năm). Như vậy, tốc độ thu hồi các khoản phải thu của Công ty nhanh hơn so với mức độ khẩn cấp của trả nợ. Đây cũng là tín hiệu tốt đảm bảo an toàn cho thanh toán nợ.

Về khả năng thanh toán: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cuối năm cao hơn đầu năm và coi là an toàn: trong năm tới để trả toàn bộ nợ ngắn hạn, Công ty cần giải phóng 1/1,60 = 62,5% TSLĐ. Tuy nhiên để trả các khoản nợ nhanh và tức thời (sắp đến hạn, đến hạn và quá hạn) thì Công ty vẫn chưa được tốt lắm: hệ số khả năng thanh toán nhanh và tức thời cuối năm tương ứng là 0,91 và  0,18, nghĩa là để trả 1 đồng nợ sắp đến hạn, đến hạn và quá hạn Công ty đã có sẵn 0,18 đồng từ tiền mặt, thu hồi 0,91 - 0,18 = 0,73 khoản nợ phải thu và 1 - 0,91 = 0,09 đồng còn lại phải bán hàng tồn kho; trong khi đó thời hạn để chuyển khoản phải thu thành tiền để trả nợ là khá dài (52 ngày, tức hơn 1,5 tháng). Hơn nữa, khả năng thanh toán tức thời lại đang có xu hướng giảm (đầu năm là 0,21 và cuối năm giảm còn 0,18). 

II.2.4. Phân tích khả năng hoạt động 

Bảng II.7: Tính các hệ số khả năng hoạt động Công ty Vật liệu và Công nghệ
	Khả năng hoạt động
	Năm trước (2001)
	Năm nay (2002)

	Số vòng quay vốn lưu động (lần)
	6,34
	3,08

	Số ngày 1 vòng quay vốn lưu động (ngày)
	56,79
	116,91

	Số vòng quay hàng tồn kho (lần)
	19,05
	8,92

	Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày)
	18,90
	40,35

	Số vòng quay các khoản phải thu (lần)
	24,27
	6,92

	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)
	14,83
	52,04

	Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
	8,74
	2,28

	Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
	18,74
	8,76


Từ bảng tính toán các hệ số khả năng hoạt động ở trên cho thấy:

Trong năm, vốn lưu động của Công ty quay được 3 vòng, tức là  bình quân cứ 1 đồng đầu tư vào tài sản lưu động thì sẽ tạo ra được 3 đồng doanh thu và để chuyển tất cả vốn lưu động thành tiền phải mất gần 117 ngày (gần 3 tháng). So với 6,34 vòng năm trước (năm 2001) thì TSLĐ năm nay quay chậm hơn 1/2 lần.

Hàng tồn kho quay gần 9 vòng để tạo doanh thu trong năm và trung bình cứ 40 ngày Công ty phải đặt hàng 1 lần. Tốc độ quay vòng này cũng giảm hơn 1/2 lần so với năm 2001 là 19,05 vòng.

Khả năng thu hồi nhanh các khoản phải thu cũng giảm so với năm trước. Năm nay, trung bình Công ty phải mất 52 ngày mới thu được khoản phải thu, lâu hơn năm trước 3,5 lần (kỳ thu tiền bình quân năm trước là gần 15 ngày).

Nhìn lại bảng kết quả kinh doanh (phần phụ lục), có thể thấy rõ nguyên nhân chính dẫn đến khả năng luân chuyển vốn của Công ty giảm là do doanh thu năm 2002 giảm gần 1/2 so với năm 2001. Đây là do sự không ổn định về cơ cấu và chủng loại sản phẩm mà Công ty sản xuất kinh doanh (công ty không có sản phẩm truyền thống). Ngoài ra, còn do khoản phải thu và hàng tồn kho tăng lên (phải thu bình quân năm nay tăng 90,98% so với năm trước và hàng tồn kho tăng 16,21% so với năm trước).

VÓ hiệu quả sử dụng tài sản: một đồng đầu tư vào tài sản sẽ đem lại cho Công ty 2,28 đồng doanh thu và nếu đầu tư 1 đồng vào TSCĐ Công ty sẽ thu được được 8,76 đồng doanh thu. Như vậy, việc sử dụng tài sản của Công ty còn chưa có hiệu quả cao.

II.2.5. Phân tích khả năng sinh lợi

Khả năng sinh lợi nhuận là yếu tố được tất cả các đối tượng quan tâm đặc biệt là những người đầu tư vào doanh nghiệp và các chủ sở hữu. Khả năng sinh lợi cao chính là mục tiêu của hầu hết các các doanh nghiệp. Vì vậy cần thiết phải đánh giá khả năng sinh lợi của Công ty. Bảng chỉ số đánh giá khả năng sinh lợi của Công ty như sau:

Bảng II.8: Tính toán khả năng sinh lợi của Công ty Vật liệu và Công nghệ
	Khả năng sinh lợi
	Năm trước (2001)
	Năm nay (2002)

	Tỷ suất doanh lợi doanh thu
	0,196%
	1,104%

	Tỷ suất thu hồi tổng tài sản (ROA)
	1,710%
	2,516%

	Tỷ suất thu hồi vốn cổ phần (ROE)
	1,681%
	4,745%

	Phương trình DUPONT: 

     ROE = Lợi nhuận biên ( Hiệu quả sử dụng tài sản ( Đòn bẩy tài chính

	Năm 2001: ROE = 0,196%(4,732(1,814 = 1,681%

	Năm 2002: ROE = 1,104%(2,278(1,886 = 4,745%


Nói chung, khả năng sinh lợi năm nay của Công ty tăng hơn nhiều so với năm trước mặc dù doanh thu giảm 45,57% so với năm trước. Đây là do Công ty đã giảm được chi phí tương đối so với doanh thu, xét kỹ trong bảng kết quả kinh doanh (phần phụ lục) có thể thấy rõ chi phí tương đối so với doanh thu giảm là do: 

· Chi phí bán hàng/đơn vị doanh thu giảm mạnh từ 0,052 xuống còn 0,021

· Giá vốn hàng bán/đơn vị doanh thu tăng rất ít: từ 0,929 lên 0,934

· Chi phí quản lý doanh nghiệp/đơn vị doanh thu tăng: từ 0,018 lên 0,029 

Nghĩa là tổng mức tăng chi phí/đơn vị doanh thu là : (0.934 - 0,929) + (0,029 - 0,018) = 0,015, nhỏ hơn rất nhiều so với mức giảm chi phí/đơn vị doanh thu (0,052 - 0,021 = 0,031)

Trên thực tế, Công ty đạt được kết quả này là nhờ Công ty đã giảm bớt các mặt hàng lắp ráp có chi phí (giá thành) cao (giảm lắp ráp xe máy, ô tô) và tăng cường đầu tư sản xuất, lắp ráp các mặt hàng có chi phí (giá thành) nhỏ hơn và dễ tiêu thụ hơn (các sản phẩm điện tử: đầu đĩa VCD, DVD, Tivi và mới đây là loa và âmply). Doanh số giảm mạnh là do giảm các mặt hàng lắp ráp xe máy, ô tô, đây là các sản phẩm có giá thành rất lớn (vài chục triệu) và chỉ tập trung vào hàng điện tử có giá thành nhỏ (vài trăm nghìn đến vài triệu). 

Tuy nhiên cũng phải thấy rõ rằng 1 đồng doanh thu tạo ra 0,011 đồng lợi nhuận sau thuế (tức 1,1%), đầu tư vào 1 đồng vào tài sản thu được 0,025 đồng lợi nhuận sau thuế (2,5%) và chủ sở hữu góp 1 đồng vốn thì thu về 0,047 đồng lợi nhuận sau thuế (4,7%) là chưa cao đối với 1 Công ty sản xuất, lắp ráp hàng điện tử và kinh doanh xuất nhập khẩu.

II.2.6. Phân tích đòn bẩy tài chính

Bảng II.9: Tính các hệ số đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính
	rE (Hiệu quả kinh tế)
	6,978%

	rTC (Hiệu quả tài chính)
	4,745%

	( (Hệ số đòn bẩy)
	0 

	i (Mức lãi suất vay hiện tại)
	10%


rTC = [6,978% + (6,978% - 10%) ( 0] ( (1 - 0,32) = 4,745%

Với kết quả tính toán như bảng trên cho thấy: Công ty chưa vay dài hạn ((=0) nên chưa chịu tác động của đòn bẩy tài chính. Mặt khác hiện tại lợi nhuận kinh tế của Công ty nhỏ hơn lãi suất thị trường (rE < i, i=10%) cho nên Công ty không nên vay vốn dài hạn nếu không thực sự cần thiết vì như vậy sẽ vừa làm giảm hiệu quả tài chính của Công ty lại làm tăng rủi ro.

Kết luận về tình hình tài chính của Công ty 31/12/2002:

· Cơ cấu tài chính khá hợp lý mặc dù vẫn còn một số điểm yếu: tỉ trọng tài sản cố định nhỏ và chưa được chú trọng đầu tư, tỷ trọng tài sản lưu động chủ yếu là phải thu và hàng tồn kho, tiền mặt giảm so với năm trước. Nguồn tài chính ổn định và khả năng tự chủ về vốn cao, Công ty vẫn đảm bảo cân bằng tài chính. Tuy nhiên Công ty chưa sử dụng vốn vay nên chưa có ảnh hưởng của hiệu ứng đòn bẩy tài chính.

· Khả năng thanh toán vẫn được đảm bảo, tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh và tức thời chưa hoàn toàn tốt.

· Hiệu quả sử dụng tài sản giảm và còn thấp.

· Khả năng sinh lợi tăng mạnh so với năm trước nhờ giảm chi phí bán hàng nhưng chưa được cao lắm.

Chương III

Dự kiến ngân quỹ và dự báo báo tình hình tài chính của công ty vật liệu và công nghệ năm 2003
III.1. Dự báo doanh thu năm 2003

III.1.1. Tình hình doanh thu một số năm của Công ty

Biến động doanh thu qua các năm từ 1995 đến 2002 của Công ty Vật liệu và Công nghệ được thể hiện qua bảng và biểu đồ sau:

Bảng III.1: Doanh thu các năm của Công ty VL & CN

   Đơn vị: tỷ đồng

	Năm
	Doanh thu 

	1995
	12,34

	1996
	19,87

	1997
	16,24

	1998
	20,12

	1999
	18,26

	2000
	25,72

	2001
	23,89

	2002
	13,00


Nhận xét: biểu đồ biểu diễn biến động doanh thu của Công ty qua 8 năm cho thấy doanh thu các năm của có xu hướng tăng dần tuy có lúc biến động lên xuống. Đặc biệt doanh thu năm 2002 của Công ty giảm đột ngột, điều này sẽ làm giảm độ chính xác của dự báo.

III.1.2. Dự báo doanh thu của Công ty năm 2003 

áp dụng phần lý thuyết các phương pháp dự báo I.3.2 ta có bảng dự báo doanh thu theo các phương pháp sau đây:

a) Theo phương pháp bình quân di động

Bảng III.2: Dự báo doanh thu theo phương pháp bình quân di động
	Năm
	Doanh thu thực tế (Dt)
	Doanh thu dự báo (Ft)
	Sai số tuyệt đối (|Et|)
	Sai số tương đối (|Et|/Dt)
	Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

	1995
	12,34
	-
	-
	-
	-

	1996
	19,87
	
	
	
	

	1997
	16,24
	
	
	
	

	1998
	20,12
	16,15
	3,97
	0,197316
	15,7609

	1999
	18,26
	18,74
	0,483333
	0,02647
	0,2336111

	2000
	25,72
	18,21
	7,513333
	0,29212
	56,450178

	2001
	23,89
	21,37
	2,523333
	0,105623
	6,3672111

	2002
	13
	22,62
	9,623333
	0,740256
	92,608544

	2003
	
	20,87
	
	
	

	Tổng
	
	
	24,11333
	1,361785
	171,42044


b) Theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn

Bảng III.3: Dự báo doanh thu theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn 

           (chọn  = 0,3)
	Năm
	Doanh thu thực tế (Dt)
	Doanh thu dự báo (Ft)
	Sai số tuyệt đối (|Et|)
	Sai số tương đối (|Et|/Dt)
	Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

	1995
	12,34
	12,34
	-
	-
	-

	1996
	19,87
	12,34
	7,53
	0,378963
	56,7009

	1997
	16,24
	14,60
	1,641
	0,101047
	2,692881

	1998
	20,12
	15,09
	5,0287
	0,249935
	25,28782

	1999
	18,26
	16,60
	1,66009
	0,090914
	2,755899

	2000
	25,72
	17,10
	8,622063
	0,335228
	74,33997

	2001
	23,89
	19,68
	4,205444
	0,176034
	17,68576

	2002
	13
	20,95
	7,946189
	0,611245
	63,14192

	2003
	
	18,56
	
	
	

	Tổng
	
	
	36,63349
	1,943366
	242,6052


c) Theo phương pháp san bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng

Bảng III.4: Dự báo doanh thu theo phương pháp san bằng số mũ có 

                    điều chỉnh xu hướng (chọn  = 0,3 và  =0,2)
	Năm
	Doanh thu thực tế (Dt)
	Số liệu san bằng số mũ giản đơn (Ft)
	Đại lượng  xu hướng (Tt)
	Doanh thu dự báo (Ft*)
	Sai số tuyệt đối (|Et|)
	Sai số tương đối (|Et|/Dt)
	Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

	1995
	12,34
	12,34
	-
	-
	-
	-
	-

	1996
	19,87
	12,34
	0,00
	12,34
	7,53
	0,378963
	56,7009

	1997
	16,24
	14,60
	0,45
	15,05
	1,1892
	0,073227
	1,414197

	1998
	20,12
	15,09
	0,46
	15,55
	4,5688
	0,227078
	20,87393

	1999
	18,26
	16,60
	0,67
	17,27
	0,990448
	0,054241
	0,980987

	2000
	25,72
	17,10
	0,64
	17,73
	7,986744
	0,310527
	63,78808

	2001
	23,89
	19,68
	1,03
	20,71
	3,179865
	0,133104
	10,11154

	2002
	13
	20,95
	1,07
	22,02
	9,018979
	0,693768
	81,34198

	2003
	
	18,56
	0,38
	18,94
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	34,46404
	1,870907
	235,2116


d) Theo phương pháp BROWN

Bảng III.5: Dự báo doanh thu theo phương pháp BROWN (chọn  = 0,3)
	Năm
	Doanh thu thực tế (Dt)
	SES (St')
	DES (St'')
	at
	bt
	Ft
	Sai số tuyệt đối (|Et|)
	Sai số tương đối (|Et|/Dt)
	Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

	1995
	12,34
	12,34
	12,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1996
	19,87
	14,60
	13,02
	16,18
	0,68
	-
	-
	-
	-

	1997
	16,24
	15,09
	13,64
	16,54
	0,62
	16,86
	0,618
	0,038054
	0,381924

	1998
	20,12
	16,60
	14,53
	18,67
	0,89
	17,16
	2,9551
	0,146874
	8,732616

	1999
	18,26
	17,10
	15,30
	18,90
	0,77
	19,56
	1,30004
	0,071196
	1,690104

	2000
	25,72
	19,68
	16,61
	22,75
	1,32
	19,67
	6,051945
	0,235301
	36,62604

	2001
	23,89
	20,95
	17,91
	23,98
	1,30
	24,07
	0,180257
	0,007545
	0,032493

	2002
	13
	18,56
	18,11
	19,02
	0,19
	25,28
	12,27781
	0,944447
	150,7447

	2003
	
	
	
	
	
	19,21
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	23,38316
	1,443418
	198,2079


e) Theo phương pháp HOLT

Bảng III.6: Dự báo doanh thu theo phương pháp HOLT ( = 0,3 và=0,9)
	Tháng
	Doanh thu thực tế (Dt)
	San bằng dữ liệu (St)
	Đại lượng  xu hướng (Tt)
	Doanh thu dự báo (Ft*)
	Sai số tuyệt đối (|Et|)
	Sai số tương đối (|Et|/Dt)
	Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

	1995
	12,34
	12,34
	-
	-
	-
	-
	-

	1996
	19,87
	19,87
	7,53
	-
	-
	-
	-

	1997
	16,24
	24,05
	4,52
	27,40
	11,16
	0,687192
	124,5456

	1998
	20,12
	26,03
	2,24
	28,57
	8,4488
	0,41992
	71,38222

	1999
	18,26
	25,27
	-0,47
	28,27
	10,00978
	0,548181
	100,1958

	2000
	25,72
	25,08
	-0,22
	24,80
	0,920169
	0,035776
	0,846711

	2001
	23,89
	24,57
	-0,48
	24,86
	0,96731
	0,04049
	0,935688

	2002
	13
	20,76
	-3,47
	24,09
	11,08737
	0,852875
	122,9298

	2003
	
	
	
	17,29
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	42,59343
	2,584435
	420,8358


f) Lựa chọn pương pháp dự báo chính thức

Để có được kết quả dự báo tối ưu nhất, ta tính toán các đại lượng sai số như sau:

Bảng III.7: Sai số dự báo doanh thu của các phương pháp

	Phương pháp
	MAD
	MSE
	MAPE(%)
	Doanh thu dự báo (đồng)

	1. Bình quân di động
	4,822667
	34,28409
	27,23570584
	20.868.702.603 

	2. San bằng giản đơn
	5,233355
	34,65788
	27,76237711
	18.562.084.826 

	3. San bằng có tính xu hướng
	4,923434
	33,60166
	26,72724925
	18.562.084.826 

	4. BROWN
	3,897193
	33,03465
	24,05696037
	19.210.902.775 

	5. HOLT
	7,098906
	70,1393
	43,07391304
	17.286.861.111 


Từ bảng trên cho thấy dự báo theo phương pháp BROWN có sai số nhỏ nhất. Vậy, chọn phương pháp BROWN làm phương pháp dự báo chính thức và doanh thu dự báo năm 2003 của Công ty là: 19.210.902.775 đồng.

III.1.3. Dự kiến ngân quỹ của Công ty năm 2003

III.1.3.1. Các thông tin cần thiết cho lập ngân quỹ

· Dự báo mức tiêu thụ

Kết cấu doanh thu tiêu thụ của Công ty khá ổn định, có thể giả định cơ cấu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá năm 2003 giữ nguyên như năm 2002. Cơ cấu doanh thu tiêu thu theo nhóm sản phẩm, hàng hóa năm 2002 như sau:

Bảng III.8:  Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2002
	Chỉ tiêu
	SP Điện tử
	SP Cơ khí
	SP 3D 
	Hàng hoá
	Tổng

	Doanh thu
	4.850.222.727 
	  486.900.814 
	 434.273.849 
	7.231.437.938 
	13.002.835.328 

	Tỷ trọng
	37,3013%
	3,7446%
	3,3398%
	55,6143%
	100%


Dự báo tiêu thụ các tháng trong năm 2003 theo nhịp tiêu thụ bình quân 2 năm 2001 và 2002 của Công ty:

Bảng III.9: Nhịp tiêu thụ trung bình dự kiến năm 2003
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhịp tiêu thụ (%)
	9,02
	7,95
	8,23
	6,58
	5,31
	8,54
	6,36
	7,05
	7,15
	10,13
	11,40
	12,28


· Về chính sách bán hàng: Công ty áp dụng các chính sách bán hàng khác nhau đối với từng nhóm sản phẩm:

Đối với sản phẩm điện tử, chủ yếu được cung cấp cho đại lý Tùng Minh với số lượng đặt hàng khá lớn (mỗi đơn đặt hàng khoảng 800 đến hơn 1000 chiếc). Do vậy Công ty áp dụng chính sách thương mại như sau:

· Khi đặt hàng, khách hàng phải đặt trước 2 tháng và đặt trước 50% giá trị đơn hàng.

· Khi nhận hàng (2 tháng sau) khách hàng thanh toán thêm 40%.

· Sau 1 tháng kể từ khi giao hàng, Công ty phải thanh toán nốt 10% còn lại.

Đối với sản phẩm cơ khí và sản phẩm 3D, do thời gian sản xuất nhanh (dưới 1 tháng) và số lượng nhỏ nên hầu hết các đơn đặt hàng đều được đặt hàng, giao hàng trong cùng tháng và Công ty thu luôn 100% giá trị đơn hàng khi giao hàng.

· Về mặt cung ứng

Với hàng điện tử, do Công ty chỉ cung cấp hàng cho 1 đại lý duy nhất là Tùng Minh nên có thoả thuận trước về thời điểm đặt hàng là đặt trước 2 – 2,5 tháng để Công ty có 1 tháng nhập linh kiện và 1 – 1,5 tháng còn lại để sản xuất và lắp ráp. Như vậy, Công ty sẽ nhập linh kiện và nguyên vật liệu trước khi sản xuất 1 tháng và lượng nhập đủ để sản xuất các đơn đặt hàng trong tháng tới.

Đối với hàng cơ khí và vật liệu 3D, Công ty mua nguyên vật liệu vào đúng tháng phát sinh đơn đặt hàng của khách hàng và số lượng mua đủ để sản xuất các đơn đặt hàng trong tháng.

Trong năm tới, Công ty chưa có kế hoạch mua thêm Công cụ và dụng cụ sản xuất, chưa có kế hoạch đầu tư thêm tài sản cố định.

Lượng tồn kho linh kiện, nguyên vật liệu và hàng hoá mong muốn dự kiến tăng lên cùng tỷ lệ doanh thu.

· VÒ chi phÝ 

Chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng và chi phí lưu thông của Công ty năm 2002 như sau:

Bảng III.10: Chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh năm 2002

Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	SP Điện tử
	SP Cơ khí
	SP 3D 
	Hàng hoá
	Tổng

	Giá vốn
	 4.312.936.693 
	    473.291.072 
	    417.115.226 
	 6.652.922.903 
	 12.148.205.903 

	- Lương CNSX
	      64.149.830 
	      47.268.295 
	      37.139.375 
	
	      148.557.500 

	- CP NVL TT
	 4.248.786.863 
	    426.022.776 
	    379.975.851 
	
	   4.971.985.490 

	+ NVL chính
	 4.192.936.560 
	    422.438.860 
	    377.365.036 
	
	   4.909.940.456 

	   Linh kiện điện tử
	 3.427.905.934 
	
	
	
	   3.427.905.934 

	   NVL cơ khí và 3D
	    765.030.626 
	    422.438.860 
	    377.365.036 
	
	   1.564.834.522 

	+ NVL phụ
	      55.850.303 
	       3.583.917 
	        2.610.814 
	
	        62.045.034 

	- CP SXC
	
	
	
	
	      338.629.963 

	+ Cố định
	
	
	
	
	        39.778.180 

	+ Biến đổi
	
	
	
	
	               0,0230 

	CP bán hàng 
	
	
	
	
	      276.026.693

	- Cố định
	
	
	
	
	        24.564.000 

	- Biến đổi
	
	
	
	
	             0,02123 

	CP QLDN
	
	
	
	
	      375.991.582 

	- Cố định
	
	
	
	
	      316.211.498 

	- Biến đổi 
	
	
	
	
	               0,0046 

	Trong đó KH
	
	
	
	
	      120.741.910 


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

Từ bảng chi tiết chi phí trên, xác định được tỷ trọng các chi phí biến đổi theo doanh thu như sau:

Bảng III.11: Chi tiết các khoản mục chi phí biến đổi theo doanh thu
	Chỉ tiêu
	SP Điện tử
	SP Cơ khí
	SP 3D 
	Hàng hoá
	Tổng

	Giá vốn
	0,889 
	0,972 
	0,960 
	      0,920 
	

	- Lương CNSX
	0,013 
	0,097 
	0,086 
	
	0,011 

	- CP NVL TT
	0,876 
	0,875 
	0,875 
	
	0,382 

	+ NVL chính
	0,864 
	0,868 
	0,869 
	
	0,378 

	   Linh kiện điện tử
	0,707 
	                     -   
	-   
	
	0,264 

	   NVL cơ khí và 3D
	0,158 
	0,868 
	0,869 
	
	0,120 

	+ NVL phụ
	0,012 
	0,007 
	0,006 
	
	0,005 

	- Chi SXC biến đổi
	
	
	
	
	0,0230 

	CP bán hàng biến đổi
	
	
	
	
	0,0212 

	CP QLDN biến đổi
	
	
	
	
	0,0046


· Chi tiết hàng tồn kho 31/12/2002

Tồn kho các loại vật liệu, linh kiện, sản phẩm của Công ty  năm 2002 như sau:

Bảng III.12: Chi tiết hàng tồn kho 31/12/2002 

Đơn vị: đồng
	Khoản mục
	
	Giá trị

	1. Hàng mua đi trên đường
	0

	2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
	    377.335.519 

	- Linh kiện điện tử
	
	    306.566.242 

	- Vật liệu cơ khí và 3D
	      67.203.456 

	- NVL phụ
	
	        3.565.821 

	3. Công cụ, dụng cụ
	
	0

	4. Chi phí SXKD dở dang
	    197.372.823 

	5. Thành phẩm
	
	    970.591.895 

	- SP điện tử
	
	    797.317.220 

	- SP cơ khí và 3D
	
	    173.274.675 

	6. Hàng hoá
	
	      82.602.995 


(Nguồn số liệu: Phòng kế toán)

· Các thông tin khác
· Lãi suất vay ngân hàng là 0,75%/tháng.

· Chi phí điền đầy ngân quỹ là 2000 (nghìn đồng)

III.1.3.2. Lập ngân quỹ và điều chỉnh ngân quỹ về mức tối ưu

Quá trình thiết lập mô hình ngân quỹ và duy động điều chỉnh ngân quỹ được trình bày trong các bảng (trang bên).

Trong hầu hết các tháng trong năm 2003, Công ty đều bị thiếu tiền, do đó cần phải điều chỉnh ngân quỹ tiền mặt. Để điều chỉnh ngân quỹ cần xác định mức ngân quỹ tối ưu tức là xác định mức dự trữ tìên mặt sao cho tổng chi phí duy trì ngân quỹ phải nhỏ nhât. Với chính sách thương mại. Với chính sách thương mại 50% đặt trước, 40% thanh toán khi giao hàng và chỉ có 10% được trả sau 2 tháng Công ty sẽ khó có thể điều chỉnh vì nếu điều chỉnh mức tín dụng quá nhỏ cho khách hàng thì có thể ảnh hưởng đến doanht thu. Do đó ta lựa chọn cách điền đầy ngân quỹ bằng vay ngắn hạn ngân hàng.

Xác định mức tồn ngân quỹ ​theo mô hình Baumol

· Lãi suất ngân hàng : 0,75%

· Để điền đầy ngân quỹ, cần chi phí Ct = 2000 (nghìn đồng)
Chi phí cơ hội cơ hội khi tồn trữ ngân quỹ là 
                               Co = 0,75 x 12 = 9%
Ngân quỹ sử dụng thời kỳ bằng tổng thực chi (bảng thực chi)
                               NQtk = 17,805,593
Vậy mức dự trữ ngân quỹ tối ​u theo mô hình Baumol là

Quá trình vay vốn ngân hàng để điều chỉnh ngân quỹ được trình bày trong bảng 

III.1.4. Báo cáo tài chính dự kiến và tình hình tài chính dự báo năm 2003
Dựa trên kế hoạch kinh doanh đã dự kiến năm 2003, ta có bảng báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến và bảng cân đối kế toán dự kiên năm 2003 như sau:


Bảng Cân đối  kế toán dự kiến 31/12/2002

                                                                                         Đơn vị: nghìn đồng

	Tài sản
	 Mã số 
	Đầu năm
	Cuối năm

	A-TS lưu động và đầu tư ngắn hạn
	100
	4.462.832
	5.672.995

	I.Tiền mặt
	110
	508.812
	889.584

	II.Các khoản đầu tư t/chính ngắn hạn
	120
	0
	0

	III. Phải thu
	130
	2.014.473
	3.107.367

	IV. Hàng tồn kho
	140
	1.627.903
	1.364.400

	V. Tài sản lưu động khác
	150
	311.643
	311.643

	B-TS cố định và đầu tư dài hạn
	200
	          717.634 
	        596.892 

	 I. Tài sản cố định 
	210
	717.634
	596.892

	1. Nguyên giá
	
	1.486.698
	1.486.698

	2. Khấu hao luỹ kế
	
	(769.064)
	(889.806)

	 II. Các khoản đầu tư t/chính dài hạn 
	220
	                   -   
	                 -   

	Tổng TS
	250
	5.180.466
	6.269.887

	Nguồn vốn
	
	Đầu năm
	Cuối năm

	A. Nợ phải trả
	300
	2.782.916
	3.569.141

	 I. Nợ ngắn hạn 
	310
	       2.782.916 
	     3.569.141 

	1. Vay ngắn hạn
	311
	0
	2.034.718

	2. Phải trả nhà cung cấp
	313
	614.629
	1.207.037

	3. Khách hàng ứng trước
	314
	1.840.901
	

	4. Phải nộp khác
	
	327.387
	327.387

	 II. Nợ dài hạn 
	320
	                   -   
	                 -   

	B-Vốn chủ sơ hữu
	400
	2.397.550
	2.700.746

	1. Nguồn vốn, quỹ
	410
	2.136.323
	2.439.519

	2. Nguồn vốn, quỹ khác
	420
	261.227
	261.227

	
	
	
	

	Tổng NV
	
	5.180.466
	6.269.887



Báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến năm 2003





Đơn vị: nghìn đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003

	1. Thu
	18,636,139

	Doanh thu
	19,210,903

	Chênh lệch TK SP
	-574,764

	2. Chi
	18,332,943

	Chi phí NVL
	17,069,356

	Chênh lệch TK NVL
	-311,261

	Chi phí SX (không NVL)
	700,798

	Chi phí l​ưu thông
	432,377

	Chi phí QLDN
	316,211

	Trả lãi vay ngắn hạn
	125,461

	3. Lãi chịu thuế
	303,196

	 4. Thuế TN 
	       97,023 

	 5. Lãi sau thuế 
	     206,173 


III.1.4.1. Cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư

Bảng III.21: Cấu trúc tài sản và nguồn vốn Công ty VL & CN năm 2003
	Kết cấu tài sản (%)
	Đầu năm
	Cuối năm

	T1 (Tỷ trọng TSCĐ - Hệ số đầu tư)
	12,06%
	9,52%

	T2 (Tỷ trọng đầu tư tài chính dài hạn )
	0%
	0%

	T3 (Tỷ trọng hàng tồn kho)
	27,36%
	21,76%

	T4 (Tỷ trọng khoản phải thu)
	33,86%
	49,56%

	T5 (Tỷ trọng tiền & đầu tư t/c ngắn hạn)
	8,55%
	14,19%

	
	
	

	Kết cấu nguồn vốn (%)
	Đầu năm
	Cuối năm

	Độ ổn định của nguồn tài trợ
	
	

	  V1 (Tỷ trọng VTX/Tæng NV)
	53,22%
	43,07%

	  V2 (Tỷ trọng Nợ ngắn hạn/Tổng NV)
	46,78%
	56,93%

	Độ tự chủ tài chính tổng quát
	
	

	  V3 (Tỷ trọng Vốn chủ/Tổng NV) 
	53,22%
	43,07%

	  V4 (Tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng NV)
	46,78%
	56,93%

	Độ tự chủ tài chính dài hạn
	
	

	  V5 (Tỷ trọng Vốn chủ/VTX)
	100%
	100%

	  V6 (Tỷ trọng Nợ dài hạn/VTX)
	0%
	0%

	V7 (Hệ số đòn bẩy tài chính)
	0%
	0%


Từ bảng cấu trúc tài sản và nguồn vốn của Công ty ở trên, ta có đánh giá như sau:

Về tài sản cố định: do Công ty không dự kiến đầu tư cho TSCĐ trong năm tới nên tỷ trọng TSCĐ (giá trị còn lại) giảm  so với năm 2002 từ 15,27% xuống còn 9.52% năm 2003. 

Tài sản lưu động tăng mạnh:  chủ yếu là khoản phải thu tăng (do doanh thu tăng và chính sách bán hàng), tiền mặt tăng lên (từ 8,55% lên 14,19%) làm tăng khả năng thanh toán nhờ xác định mức tồn quỹ tiền mặt tối ưu lớn, hàng tồn kho giảm.

Nguồn vốn dài hạn (chỉ có vốn chủ sở hữu) giảm xuống từ 53,22% năm 2002 chỉ còn 43,07% năm 2003. Điều này làm giảm khả năng tự chủ và độ ổn định của Công ty. Có tình trạng này là do muốn tăng doanh thu Công ty phải đầu tư thêm cho tài sản (chủ yếu là tài sản lưu động). Do đó nhu cầu vốn để đầu tư cho tài sản tăng và theo kế hoạch dự kiến thì Công ty đã vay ngân hàng làm tăng nợ ngắn hạn từ  46,78% lên 56,93%. Như vậy, với dự kiến kinh doanh như trên thì năm tới Công ty sẽ bị phụ thuộc nhiều hơn vào nợ làm tăng tính rủi ro.

Tuy nhiên, do không đầu tư thêm vào tài sản cố định nên nguồn vốn chủ vẫn chiếm rất lớn, thừa để đảm bảo tài trợ cho các tài sản dài hạn (TSCĐ).

III.1.4.2. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán

Cần thiết phải đánh giá khả năng thanh toán của Công ty sau kế hoạch kinh doanh dự kiến vì nó cho biết kế hoạch đó có tác đông tốt hay xấu tới tình hình và khả năng thanh toán của Công ty để có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn. Tình hình và khả năng thanh toán dự báo của Công ty năm 2003 thể hiện ở bảng sau:

Bảng III.22: Tình hình và khả năng thanh toán của Công ty VL & CN
	Chỉ tiêu
	Đầu năm
	Cuối năm
	Trong năm

	Tình hình thanh toán
	
	
	

	  Hệ số công nợ (Phải thu/Phải trả)
	0,72
	0,87
	

	  Số vòng quay khoản phải thu (lần)
	
	
	6,18

	  Kỳ thu tiền bình quân (ngày)
	
	
	58,23

	  Số vòng luân chuyển khoản phải trả (lần)
	
	
	5,40

	  Thời hạn luân chuyển các khoản phải trả (ngày)
	
	
	66,69

	Khả năng thanh toán
	
	
	

	  Ht1 (Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn)
	1,60
	1,59
	

	  Ht2 (Khả năng thanh toán nhanh)
	0,91
	1,12
	

	  Ht3 (Khả năng thanh toán tức thời)
	0,18
	0,25
	


Sau kế hoạch kinh doanh và huy động ngân quỹ, tình hình khả năng thanh toán của Công ty có những thay đổi sau:

Công ty vẫn chiếm dụng vốn nhiều hơn bị chiếm dụng (mặc dù khoản phải thu chiếm tỷ trọng khá cao), chiều hướng này vẫn tiếp tục tăng lên tạo thuận lợi cho Công ty trong thanh toán.

Do phải thu tăng nên vòng quay các khoản phải thu giảm từ 6,92 vòng/năm xuống còn 6,18 vòng/năm (kỳ thu tiền chậm hơn từ 52 ngày lên 58 ngày), trong khi đó kỳ trả nợ bình quân khẩn cấp hơn từ 77 ngày xuống còn hơn 66 ngày. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh của Công ty. Tuy nhiên Công ty kỳ thu tiền bình quân nhanh hơn là kỳ hạn phải trả nợ bình quân.

Về khả năng thanh toán: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn sẽ giảm đi rất ít so với năm 2002. Trong khi đó, khả năng thanh toán nhanh và thanh toán tức thời lại tăng lên. Điều này lại thuận lợi cho Công ty trong thanh toán. Khả năng thanh toán nhanh tăng là do chủ yếu được đảm bảo bằng khoản phải thu. Điều này đòi hỏi cần phải xem xet khoản phải thu. Tuy nhiên như ở trên đã nói, kỳ thu tiền vẫn phù hợp với kỳ trả tiền bình quân. Do đó khả năng thanh toán nhanh sẽ chỉ bị xấu đi nếu trong các khoản phải thu kỳ tới phát sinh nhiều khoản khó đòi.

III.1.4.3. Phân tích khả năng hoạt động 

Bảng III.23: Tính các hệ số khả năng hoạt động Công ty Vật liệu Công nghệ
	Khả năng hoạt động
	Năm trước (2002)
	Năm dự báo (2003)

	Số vòng quay vốn lưu động (lần)
	3,08
	3,39

	Số ngày 1 vòng quay vốn lưu động (ngày)
	116,91
	106,31

	Số vòng quay hàng tồn kho (lần)
	8,92
	13,22

	Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày)
	40,35
	27,24

	Số vòng quay các khoản phải thu (lần)
	6,92
	6,18

	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)
	52,04
	58,23

	Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
	2,28
	3,06

	Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
	8,76
	26,77


Nói chung, khả năng hoạt động của Công ty sẽ khá hơn nếu thực hiện được kế hoạch dự kiến. Khả năng quay vòng hàng tồn kho tăng rất mạnh từ 8,92 vòng/năm lên 13,22 vòng/1 năm (số ngày quay 1 vòng giảm từ 40,35 ngày xuống còn 27,24 ngày), hiệu quả sử dụng tài sản và tài sản cố định đều tăng nhanh. Chỉ có vòng quay vốn lưu động và vòng quay phải thu tăng lên chút ít.

III.1.4.4. Phân tích khả năng sinh lợi

Khả năng sinh lợi nhuận là yếu tố được tất cả các đối tượng quan tâm đặc biệt là những người đầu tư vào doanh nghiệp và các chủ sở hữu. Khả năng sinh lợi cao chính là mục tiêu của hầu hết các các doanh nghiệp. Để xem khả năng sinh lợi sẽ thay đổi như thế nào sau dự kiến kế hoạch kinh doanh, xem xét các chỉ số trong bảng sau: 

Bảng III.24: Tính toán khả năng sinh lợi của Công ty Vật liệu và Công nghệ
	Khả năng sinh lợi
	Năm trước (2002)
	Năm dự báo (2003)

	Tỷ suất doanh lợi doanh thu
	1,104%
	1,07%

	Tỷ suất thu hồi tổng tài sản (ROA)
	2,516%
	3,29%

	Tỷ suất thu hồi vốn cổ phần (ROE)
	4,745%
	7,63%

	Phương trình DUPONT: 

     ROE = Lợi nhuận biên ( Hiệu quả sử dụng tài sản ( Đòn bẩy tài chính

	Năm 2002: ROE = 1,104%(2,278(1,886 = 4,745%

	Năm 2003 (dự báo): ROE = 1,07%(3,06(2,33 = 7,63%


Bảng trên cho thấy, khả năng sinh lợi của Công ty trong năm tới cũng tăng lên (nhất là khả năng sinh lợi của chủ sở hữu tăng mạnh từ 4,745% lên 7,63%).

Kết luận về tình hình tài chính dự báo của Công ty sau kế hoạch kinh doanh dự kiến
· Năm 2003 Công ty sẽ bị giảm độ tự chủ và độ ổn định về vốn không có thay đổi gì mới so với kế hoạch dự kiến. Tuy nhiên với cơ cấu tài chính này Công ty vẫn đảm bảo cân bằng tài chính.

· Công ty sẽ có khả năng thanh toán tốt hơn, tuy nhiên còn phải xem xét khối lượng các khoản phải thu khó đòi sẽ phát sinh, điều này tuỳ thuộc vào mối quan hệ với khách hàng của Công ty.

· Hiệu quả sử dụng tài sản sẽ tăng lên.

· Khả năng sinh lợi sẽ tăng mạnh so với năm nay. 

1Chương I

Cơ sở lý luận của đề tài
1
I.1. Sự cần thiết của đề tài và hướng giải quyết của đồ án
1
I.1.1. Sự cần thiết và giới hạn của đề tài

I.1.2. Hướng giải quyết của đồ án
I.2. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính


I.2.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính
4
I.2.3. Nguyên tắc chuyển bảng cân đối kế toán thành bảng cân đối tài chính
5
I.2.4.1. Các tỷ số thời điểm
7
Các tỷ số thời điểm là các tỷ số đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính (thường là cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm).
7
a)
Các tỷ số về kết cấu tài sản và nguồn vốn
7
b)
Các tỷ số đánh giá khả năng thanh toán
10
a)
Các tỷ số đánh giá khả năng hoạt động
12
b)
Các tỷ số về khả năng sinh lời
14
I.3.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của dự báo, dự báo tài chính
16
I.3.1.1. Khái niệm dự báo, dự báo tài chính
16
I.3.2.2.1. Dòng thời gian và các tính chất của nó
19
I.3.2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng
20
I.3.3.2. Vận dụng lý thuyết dự báo trong dự báo doanh thu
26
Đối với dự báo doanh thu, dòng thời gian là số liệu doanh thu thực tế qua từng thời kỳ. Việc dự báo được thực hiện bằng cách áp dụng các mô hình dự báo trên dòng số liệu này. Các bước tiến hành dự báo như sau:
26
Chương II
32
đặc điểm sản xuất kinh doanh và ThựC trạng tài chính của công ty vật liệu và công nghệ
32
II.1. Giới thiệu khái quát về công ty vật liệu và công nghệ
32
Chương III
56
III.1. Dự báo doanh thu năm 2003
56


Tổng tài sản bình quân





Lợi nhuận sau thuế





( 100%





=





Doanh thu thuần





Lợi nhuận sau thuế





=





Nguyên giá TSCĐ bình quân





Doanh thu





=





Tổng tài sản bình quân





Doanh thu thuần





=





Số vòng luân chuyển các khoản phải trả





360 ngày





Các khoản phải trả bình quân





Tổng giá trị hàng mua có thuế





=





=





Số vòng quay các khoản phải thu





360 ngày





=





Các khoản phải thu bình quân





Tổng doanh thu





=





Số vòng quay hàng tồn kho





360 ngày





=





Hàng tồn kho bình quân





Giá vốn hàng bán





=





Số vòng quay vốn lưu động





360 ngày





=





Tổng TSLĐ bình quân





Doanh thu thuần





 =





Nợ phải trả





Các khoản phải thu





Ht3 =





Nợ ngắn hạn





Tiền & các khoản tương đương tiền





Ht2 =





Nợ ngắn hạn





Tiền & các khoản phải thu





Ht1 =





Nợ ngắn hạn





Tài sản lưu động





V6 =





Vốn thường xuyên





Nợ dài hạn





V5 =





Vốn thường xuyên





Vốn chủ sở hữu





V3 =





Tổng nguồn vốn





Vốn chủ sở hữu





V4 =





Tổng nguồn vốn





Nợ phải trả





V1 =





Tổng nguồn vốn





Vốn thường xuyên





V2 =





Tổng nguồn vốn





Nợ ngắn hạn





 T5 =





Tổng tài sản





Tiền & các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn





 T4 =





Tổng tài sản





Các khoản phải thu





 T3 =





Tổng tài sản





Hàng tồn kho





 T2 =





Tổng tài sản





Các khoản đầu tư tài chính dài hạn





 T1 =





Tổng tài sản





Giá trị còn lại TSCĐ





Đầu tư hàng năm





Năm





Doanh thu (tỉ đồng)





Tổng tài sản





Xưởng 


3D





Xưởng 


lắp ráp điện tử





Xưởng 


Cơ khí





Chi nhánh Quảng Ninh





Chi nhánh Hồ Chí Minh





Phòng Kỹ thuật và phát triển CN





Phòng Kế toán tài chính





Phòng Tổ chức hành chính





Phòng Kinh doanh XNK





Giám đốc





Ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh





Tồn kho hàng hoá





Ngân sách sản xuất





Ngân sách bán hàng





Tồn kho NVL





Ngân sách quản lý





Kho thành phẩm





Đóng gói





Cân chỉnh





Lắp ráp





Kho phụ kiện khác





Hàn cụm linh kiện





Phân loại linh kiện trên dây truyền lắp ráp





Kho linh kiện





Sơn tĩnh điện


Tẩm sấy


...





Đột dập


Khoan


Gấp


Cuốn biến áp


...





Máy chế tạo sản xuất các khuôn mẫu





Thiết kế trên máy tính:


Các phần vỏ


Biến thế


ốc vít


Khung đỡ bộ cơ


Các cánh toả nhiệt


...





Quét vôi, quét sơn





Phun, trát bê tông  (dày 2.5 – 4 mm)





Lắp đặt hệ thống kỹ thuật (đường ống nước, đường điện, đường điện thoại)





Lắp ghép các tấm 3D thành hệ thống không gian (tường, sàn, ...)





Tấm 3D





Xốp


(dày 5 – 10 cm)





Đóng xốp





Hàn lưới





Cắt dây





Thép dây ((3 - (4)





Bê tông





Mối hàn





Thanh chéo





Xốp





Sắt dây





=





( 100%





Lợi nhuận sau thuế





Tổng vốn chủ sở hữu





=





( 100%





Tổng tài sản





Vốn chủ sở hữu





Tỷ suất thu hồi vốn cổ phần (ROE) =  ROA (





Tỷ suất doanh lợi doanh thu





Vòng quay tổng tài sản





Tỷ suất thu hồi vốn cổ phần (ROA) =  





(





rTC =





rE =





TSh





TC





FL =





Vốn chủ sở hữu





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





VC





LN





( = V7 =





VC





Nd





Cấu trúc của Panel 3D





Công ty Vật liệu và Công nghệ





Khách hàng





T. Đại lý Tùng Minh





Hàng cơ khí, vật liệu 3D





Hàng điện tử





Các đại lý con





Đầu tư phát triển





Ngân sách đầu tư





Thu H§TC





Chi H§TC





Ngân sách đầu tư





Thu bất thường





Chi bất thường





Ngân sách hĐTC





Doanh thu





Chi phí sản xuất





Chi phí bán hàng





Chính sách mua hàng





Phải thu





Tồn kho đầu kỳ hàng





Chính sách dự trữ





Tồn kho đầu kỳ hàng





Hàng tồn kho





Phải trả





Chi phí quản lý





Hàng tồn kho





Phải trả





Kế hoạch cung ứng





Kế hoạch sản xuất





Đầu tư thay thế





Đầu tư mở rộng hiện đại hoá





Thu lãi và gốc vay,


Thu từ tài sản tài chính dài hạn





Trả lãi và gốc vay,


Trả từ tài sản tài  chính dài hạn





Thanh lý TSC§


Điều chỉnh giảm các quỹ dự phòng





Chi phÝ thanh lý TSC§


Điều chỉnh tăng các quỹ dự phòng





Bảng II.1:





Bảng II.3:





Bảng II.4:





� EMBED Equation.3 ���





Bảng III.19:





Bảng III.20:








_1110422573.unknown

_1325670309.unknown

_1325687074.unknown

_1326883614.xls
Chart1

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001
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DThu

		Doanh thu từ năm 1995 -> 2002 của Công ty VL & CN

		Năm		Doanh thu

		1995		12.34

		1996		19.87

		1997		16.24

		1998		20.12

		1999		18.26

		2000		25.72

		2001		23.89

		2002		13.00

		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002

		12.34		19.87		16.24		20.12		18.26		25.72		23.89		13.00

		89.965		90.392		102.365		95.584		121.485		125.48
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0



1.Bqdidong

		0

		0

		0

		0

		0

		0





2.Sanbanggd

		Dự báo theo phương pháp bình quân di động

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		Doanh thu dự báo (Ft)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		12.34		-		-		-		-

		1996		19.87

		1997		16.24

		1998		20.12		16.15		3.97		0.1973161034		15.7609

		1999		18.26		18.74		0.4833333333		0.0264695144		0.2336111111

		2000		25.72		18.21		7.5133333333		0.2921202696		56.4501777778

		2001		23.89		21.37		2.5233333333		0.1056229943		6.3672111111

		2002		13		22.62		9.6233333333		0.7402564103		92.6085444444

		2003				20.87

		Tổng						24.1133333333		1.3617852919		171.4204444444

								5		5		5

								MAD		MAPE(%)		MSE

								4.8226666667		27.2357058381		34.2840888889





3.Sanbangxuhuong

		Dự báo theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn

										Chọn a =		0.3

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		Doanh thu dự báo (Ft)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		12.34		12.34		-		-		-

		1996		19.87		12.34		7.53		0.3789632612		56.7009

		1997		16.24		14.60		1.641		0.101046798		2.692881

		1998		20.12		15.09		5.0287		0.2499353877		25.28782369

		1999		18.26		16.60		1.66009		0.0909140197		2.7558988081

		2000		25.72		17.10		8.622063		0.3352279549		74.339970376

		2001		23.89		19.68		4.2054441		0.1760336584		17.6857600782

		2002		13		20.95		7.94618913		0.6112453177		63.1419216897

		2003				18.56

		Tổng						36.63348623		1.9433663976		242.605155642

								7		7		7

								MAD		MAPE(%)		MSE

								5.2333551757		27.7623771092		34.6578793774





4.BROWN

		Dự báo theo phương pháp san bằng số mũ có tính đến xu hướng

										Chọn a =		0.3		Chọn b =		0.2

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		Số liệu san bằng số mũ giản đơn (Ft)		Đại lượng  xu hướng (Tt)		Doanh thu dự báo (Ft*)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		12.34		12.34		-		-		-		-		-

		1996		19.87		12.34		0.00		12.34		7.53		0.3789632612		56.7009

		1997		16.24		14.60		0.45		15.05		1.1892		0.073226601		1.41419664

		1998		20.12		15.09		0.46		15.55		4.5688		0.2270775348		20.87393344

		1999		18.26		16.60		0.67		17.27		0.990448		0.054241402		0.9809872407

		2000		25.72		17.10		0.64		17.73		7.986744		0.3105265941		63.7880797215

		2001		23.89		19.68		1.03		20.71		3.17986512		0.133104442		10.1115421814

		2002		13		20.95		1.07		22.02		9.01897896		0.6937676123		81.3419814809

		2003				18.56		0.38		18.94

		Tổng										34.46403608		1.8709074474		235.2116207046

												7		7		7

												MAD		MAPE(%)		MSE

												4.9234337257		26.7272492481		33.6016601007





5.HOLT

		Dự báo theo phương pháp BROWN

														Chọn a =		0.3

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		SES (St')		DES (St'')		at		bt		Ft		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		12.34		12.34		12.34		-						-		-		-

		1996		19.87		14.60		13.02		16.18		0.68		-		-		-		-

		1997		16.24		15.09		13.64		16.54		0.62		16.86		0.618		0.0380541872		0.381924

		1998		20.12		16.60		14.53		18.67		0.89		17.16		2.9551		0.1468737575		8.73261601

		1999		18.26		17.10		15.30		18.90		0.77		19.56		1.30004		0.071196057		1.6901040016

		2000		25.72		19.68		16.61		22.75		1.32		19.67		6.051945		0.2353011275		36.626038283

		2001		23.89		20.95		17.91		23.98		1.30		24.07		0.1802574		0.0075453077		0.0324927303

		2002		13		18.56		18.11		19.02		0.19		25.28		12.27781341		0.9444471854		150.7447021308

		2003												19.21

		Tổng														23.38315581		1.4434176222		198.2078771557

																6		6		6

																MAD		MAPE(%)		MSE

																3.897192635		24.0569603696		33.0346461926





SaiSo

		Dự báo theo phương pháp Holt												beta		alpha

										Chọn a =		0.3		Chọn b =		0.9

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		San bằng dữ liệu (St)		Đại lượng  xu hướng (Tt)		Doanh thu dự báo (Ft*)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		12.34		12.34		-		-		-		-		-

		1996		19.87		19.87		7.53		-		-		-		-

		1997		16.24		24.05		4.52		27.40		11.16		0.6871921182		124.5456

		1998		20.12		26.03		2.24		28.57		8.4488		0.4199204771		71.38222144

		1999		18.26		25.27		-0.47		28.27		10.009784		0.5481809419		100.1957757267

		2000		25.72		25.08		-0.22		24.80		0.92016888		0.035776395		0.8467107677

		2001		23.89		24.57		-0.48		24.86		0.9673097016		0.0404901508		0.9356880588

		2002		13		20.76		-3.47		24.09		11.0873710893		0.8528746992		122.9297976716

		2003								17.29

		Tổng										42.5934336709		2.5844347823		420.8357936648

												6		6		6

												MAD		MAPE(%)		MSE

												7.0989056118		43.0739130378		70.1392989441





TryHolt

		

				Phương pháp		MAD		MSE		MAPE(%)		DT dự báo

				1. Bình quân di động		4.8226666667		34.2840888889		27.2357058381		20.87

				2. San bằng giản đơn		5.2333551757		34.6578793774		27.7623771092		18.56

				3. San bằng có tính xu hướng		4.9234337257		33.6016601007		26.7272492481		18.56

				4. BROWN		3.897192635		33.0346461926		24.0569603696		19.21		chọn

				5. HOLT		7.0989056118		70.1392989441		43.0739130378		17.29

						0

						4		3		4





Sheet2

		Dự báo theo phương pháp Holt												beta		alpha

														0.2		0.3

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		San bằng dữ liệu (St)		Đại lượng  xu hướng (Tt)		Doanh thu dự báo (Ft*)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		1995		1815		1815.00		-		-		-		-		-

		1996		1855		1855.00		40.00		-		-		-		-

		1997		1925		1904.00		41.80		1895.00		30		0.0155844156		900

		1998		1898		1931.46		38.93		1945.80		47.8		0.0251844046		2284.84

		1999		1965		1968.77		38.61		1970.39		5.392		0.0027440204		29.073664

		2000		1972		1996.77		36.49		2007.38		35.38288		0.0179426369		1251.9481970944

		2001		2180		2077.28		45.29		2033.25		146.7464768		0.0673148976		21534.5284532129

		2002		2049		2100.50		40.88		2122.57		73.567762048		0.0359042275		5412.2156127511

		2003								2141.37

		Tổng										338.889118848		0.1646746026		31412.6059270584

												6		6		6

												MAD		MAPE(%)		MSE

												56.481519808		2.7445767093		5235.4343211764





Sheet3

		Theo phương pháp bình quân di động có trọng số

		Tháng		Trọng số kỳ t		Doanh thu thực tế (Dt)		Doanh thu dự báo (Ft)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		Dec-99				210		-		-		-		-

		Jan-00				190

		Feb-00				210

		Mar-00				230		203.33		26.6666666667		0.115942029		711.1111111111

		Apr-00				180		210.00		30		0.1666666667		900

		May-00				150		206.67		56.6666666667		0.3777777778		3211.1111111111

		Jun-00				170		186.67		16.6666666667		0.0980392157		277.7777777778

		Jul-00				220		166.67		53.3333333333		0.2424242424		2844.4444444444

		Aug-00				200		180.00		20		0.1		400

		Sep-00				210		196.67		13.3333333333		0.0634920635		177.7777777778

		Oct-00				240		210.00		30		0.125		900

		Nov-00				190		216.67		26.6666666667		0.1403508772		711.1111111111

		Dec-00				180		213.33		33.3333333333		0.1851851852		1111.1111111111

		1						203.33

		2						123.33

		3						60.00

		4						0.00





		Phương pháp san bằng số mũ giản đơn

										a=		0.3

		Tháng		Doanh thu thực tế (Dt)		Doanh thu dự báo (Ft)		Sai số tuyệt đối (|Et|)		Sai số tương đối (|Et|/Dt)		Sai số tuyệt đối bình phương (Et2)

		Dec-99		210		210.00		-		-		-

		Jan-00		190		210.00		20		0.1052631579		400

		Feb-00		210		204.00		6		0.0285714286		36

		Mar-00		230		205.80		24.2		0.1052173913		585.64

		Apr-00		180		213.06		33.06		0.1836666667		1092.9636

		May-00		150		203.14		53.142		0.35428		2824.072164

		Jun-00		170		187.20		17.1994		0.1011729412		295.81936036

		Jul-00		220		182.04		37.96042		0.1725473636		1440.9934865764

		Aug-00		200		193.43		6.572294		0.03286147		43.1950484224

		Sep-00		210		195.40		14.6006058		0.0695266943		213.177689727

		Oct-00		240		199.78		40.22042406		0.1675851003		1617.6825115662

		Nov-00		190		211.85		21.845703158		0.114977385		477.2347464675

		Dec-00		180		205.29		25.2919922106		0.1405110678		639.6848699811
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